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A. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH  ÔN TẬP TN THPT (2022- 2023) 

 

LỚP 11 (5 TIẾT) 

TT 
Tiết 

CT 
NỘI DUNG 

THỜI LƯỢNG GHI 

CHÚ 

1 1 Bài 1. Công dân với sự phát triển kinh tế 1 tiết   

2 2 Bài 2. Hàng hoá - tiền tệ - thị trường 1 tiết  

3 3 Bài 3. Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hoá 1 tiết  

4 4 Bài 4. Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá 1 tiết  

5 5 Bài 5. Cung-caàu trong sản xuất và lưu thông hàng hoá 1 tiết  

 

LỚP 12 (15 TIẾT) 

TT 
Tiết 

CT 
NỘI DUNG 

THỜI LƯỢNG GHI 

CHÚ 

1 1 Bài 1. Pháp luật và đời sống 1 tiết  

2 2, 3, 4 Bài 2. Thực hiện pháp luật 3 tiết  

3 5 Bài 3. Công dân bình đẳng trước pháp luật 1 tiết  

4 6 Bài 4. Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời 

sống XH 

1 tiết  

5 7 Bài 5. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo. 1 tiết  

6 8, 9, 

10 Bài 6. Công dân với các quyền tự do cơ bản 
3 tiết  

7 11, 12   Bài 7. Công dân với các quyền dân chủ. 2 tiết  

8 13, 14 Bài 8. Pháp luật với sự phát triển của công dân  2 tiết  

9 15 Bài 9. Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước. 1 tiết  

  KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG   

 

 

LỚP 11 (5 tiết) 
 

Bài 1: CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ  

I. Kiến thức cơ bản: 

1. Sản xuất CCVC:                    

-Là sự tác động của con người vào tự nhiên, biến đổi các vật thể tự nhiên đó thành các sản phẩm phù 

hợp với nhu cầu của mình. 

* Vai trò của sản xuất của cải vật chất. 

-Là tiền đề, là cơ sở thúc đẩy mở rộng các hoạt động khác của XH. 

-Làm con người ngày càng hoàn thiện và phát triển toàn diện. 

2. Các yếu tố cơ bản của quá trình SX:  

a.  Sức lao động: 

- Sức lao động: Là năng lực lao động của con người bao gồm thể lực-trí lực. 

- Lao động: Là hoạt động có mục đích, có ý thức của con người làm biến đổi những yếu tố tự nhiên cho 

phù hợp với nhu cầu của con người. 

b. Đối tượng lao động: 

- Là những yếu tố của giới tự nhiên mà lao động của con người tác động vào làm thay đổi hình thái của 

nó cho phù hợp với mục đích của con người. 

c. Tư liệu lao động: 
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-Là một vật hay hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng 

lao động, nhằm biến đổi đối tượng thành sản phẩm thoả mãn nhu cầu của con người. 

3. Phát triển kinh tế và ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân gia đình và xã hội .                                       

a.  Phát triển kinh tế là gì ? 

- Là sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với cơ cấu kinh tế hợp lý, tiến bộ và công bằng xã hội. 

b. Ý nghĩa.  

         a. Đối với cá nhân. 

         b. Đối với gia đình. 

         c. Đối với xã hội.  

 -> Tích cực tham gia phát triển kinh tế vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ của công dân, góp phần thực 

hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh. 

 

II. Bài tập:  

Câu 1: Vì sao sản xuất của cải vật chất là cơ sở của đời sống xã hội loài người? 

a. Sản xuất của cải vật chất là điều kiện để tồn tại xã hội. 

b. Sản xuất của cải vật chất mở rộng là tiền đề, cơ sở thúc đẩy việc mở rộng các hoạt động khác của xã hội.  

c. Thông qua hoạt động sản xuất của cải vật chất, bản thân con người ngày càng phát triển và hoàn thiện 

hơn. 

d. Cả a, b, c đều đúng. 

Câu 2: Sự tác động của con người vào tự nhiên biến đổi các yếu tố tự nhiên để tạo ra các sản phẩm 

phù hợp với nhu cầu của mình gọi là: 

a. Sản xuất kinh tế    b. Thỏa mãn nhu cầu. 

c. Sản xuất của cải vật chất.   d. Quá trình sản xuất. 

Câu 3: Xác định đúng đắn vai trò của sản xuất của cải vật chất có ý nghĩa như thế nào? 

a. Giúp con người biết trân trọng giá trị của lao động và của cải vật chất của xã hội. 

b. Giúp con người giải thích nguồn gốc sâu xa của mọi hiện tượng kinh tế - xã hội, hiểu được nguyên nhân 

cơ bản của quá trình phát triển lịch sử xã hội loài người. 

c. Giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về sự sáng tạo và năng lực lao động vô tận của con người trong lịc sử phát 

triển lâu dài. 

d. a và c đúng, b sai. 

Câu 4: Sản xuất của cải vật chất giữ vai trò như thế nào đến sự tồn tại của xã hội? 

a. Cơ sở.  b. Động lực.  c. Đòn bẩy.  d. Cả a, b, c đúng. 

Câu 5: Sản xuất của cải vật chất giữ vai trò như thế nào đến mọi hoạt động của xã hội? 

a. Quan trọng.  b. Quyết định.  c. Cần thiết.   d. Trung tâm.  

Câu 6: Yếu tố nào sau đây quyết định mọi hoạt động của xã hội? 

a. Sự phát triển sản xuất. b. Sản xuất của cải vật chất.     c. Đời sống vật chất, tinh thần. d. Cả a, 

b, c. 

Câu 7: Phương án nào sau đây nêu đúng nhất sự khác biệt giữa sức lao động và lao động? 

a. Sức lao động là năng lực lao động, còn lao động là hoạt động cụ thể có mục đích, có ý thức của con người. 

b. Sức lao động là cơ sở để phân biệt khả năng lao động của từng người cụ thể, còn những người lao động 

khác nhau đều phải làm việc như nhau. 

c. Sức lao động là khả năng của lao động, còn lao động là sự tiêu dùng sức lao động trong hiện thực. 

d. Cả a, b, c đều sai. 

Câu 8:Toàn bộ năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào trong quá trình sản 

xuất được gọi là gì? 

a. Sức lao động.  b. Lao động.  c. Sản xuất của cải vật chất.  d. Hoạt động. 

Câu 9: Hoạt động có mục đích, có ý thức của con người làm biến đổi những yếu tố của tự nhiên cho 

phù hợp với nhu cầu của con người được gọi là gì? 

a. Sản xuất của cải vật chất.  b. Hoạt động.   c. Tác động.   d. Lao 

động. 

Câu 10: Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất là gì? 
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a. Sức lao động,đối tượng lao động,công cụ lao động.      b. Sức lao động,đối tượng lao động,tư liệu lao 

động. 

c. Sức lao động,công cụ lao động,tư liệu lao động.        d. Sức lao động,tư liệu lao động,công cụ sản xuất. 

Câu 11: Những yếu tố tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi nó cho phù 

hợp với mục đích của con người được gọi là gì? 

a. Tư liệu lao động.     b. Công cụ lao động. c. Đối tượng lao động. d. Tài nguyên thiên 

nhiên 

Câu 12: Sức lao động là gì? 

a. Năng lực thể chất của con người.   b. Năng lực tinh thần của con người. 

c. Năng lực thể chất và tinh thần của con người.  

d. Năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào trong quá trình sản xuất. 

 

 
BÀI 2: HÀNG HOÁ - TIỀN TỆ - THỊ TRƯỜNG  

I. Kiến thức cơ bản: 

I.. HÀNG HOÁ:  

1. Hàng hoá là gì ?                   

a. KTTN: Là kiểu sản xuất mang tính tự cung tự cấp sản phẩm làm ra nhằm thoả mãn nhu cầu của chính 

người sản xuất. 

b. KTHH: Là kiểu sản xuất để bán nhằm thoả mãn nhu cầu của người mua, người tiêu dùng. 

c. Hàng hoá: Là sản phẩm của lao động có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của con người thông qua sự 

trao đổi, mua-bán. 

2. Thuộc tính của hàng hoá.    

a. Giá trị sử dụng của hàng hoá: Là công dụng của sản phẩm có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của con 

người. 

b. Giá trị của hàng hoá: Là lao động xã hội của người sản xuất hàng hoá kết tinh trong hàng hoá. 

II. TIỀN TỆ:  

1. Nguồn gốc và bản chất của tiền tệ: 

b. Tiền tệ là gì ? 

Là hàng hoá đặc biệt được tách ra làm vật ngang giá chung cho tất cả hàng hoá, là sự thể hiện chung 

của giá trị, đồng thời tiền tệ biểu hiện mối quan hệ sản xuất giữa những người sản xuất hàng hoá  -> 

Đó là bản chất của tiền tệ. 

2. Chức năng của tiền tệ:     

-Thước đo giá trị-Phương tiện lưu thông.-Phương tiện cất trữ.-Phương tiện thanh toán-Tiền tệ thế giới. 

Giá cả: Là giá trị của hàng hoá được biểu hiện bằng một lượng tiền tệ nhất định. Giá cả của hàng hoá 

được quyết định bởi các yếu tố:  

Giá trị hàng hoá-giá trị tiền tệ-quan hệ cung – cầu. 

III. THỊ TRƯỜNG:  

1. Thị trường là gì ?              

Là lĩnh vực trao đổi, mua bán mà ở đó các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn nhau để xác định giá cả 

và số lượng hàng hoá, dịch vụ. 

( Chủ thể kinh tế: người mua-người bán; người sản xuất-người tiêu dùng ) 

2. Chức năng thị trường:         

a. Thực hiện ( hay thừa nhận ) giá trị sử dụng và giá trị hàng hoá.  

b. Chức năng thông tin. 

c. Chức năng điều tiết, kích thích hoặc hạn chế sản xuất và tiêu dùng. 
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-> Hiểu và vận dụng được các chức năng của thị trường sẽ giúp cho người sản xuất và người tiêu dùng 

giành được lợi ích kinh tế lớn nhất và Nhà nước cần ban hành những chính sách kinh tế phù hợp nhằm 

hướng nền kinh tế vào những mục tiêu xác định. 

 

II. Bài tập:  

 

Câu 1: Các vật phẩm được trở thành hàng hóa khi nào? 

a. Do lao động tạo ra.  b. Có công dụng nhất định. c. Thông qua mua bán. d. Cả a, b, c 

đúng. 

Câu 2: Hàng hóa có những thuộc tính nào sau đây? 

a. Giá trị, giá trị sử dụng. b. Giá trị, giá trị trao đổi.    c.Giá trị trao đổi,giá trị sử dụng.    d. Giá trịsử 

dụng. 

Câu 3: Mục đích mà người sản xuất hàng hóa hướng đến là gì? 

a. Giá cả.  b. Lợi nhuận.  c. Công dụng của hàng hóa.  d. Số lượng hàng hóa.  

Câu 4: Mục đích mà người tiêu dùng hướng đến là gì? 

a. Giá cả.  b. Lợi nhuận.  c. Công dụng của hàng hóa.  d. Số lượng hàng hóa.  

Câu 5: Mối quan hệ nào sau đây là quan hệ giữa giá trị và giá trị trao đổi? 

a. 1m vải = 5kg thóc.    b. 1m vải + 5kg thóc = 2 giờ.     c.1m vải  = 2 giờ.     d. 2m vải = 10kg thóc = 4 

giờ. 

Câu 6: Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua yếu tố nào? 

a. Giá trị trao đổi.     b. Giá trị số lượng, chất lượng.  

c. Lao động xã hội của người sản xuất.   d. Giá trị sử dụng của hàng hóa. 

*Câu 7:Giá trị của hàng hóa là gì? 

a. Lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa.   

b. Lao động của người sản xuất được kết tinh trong hàng hóa. 

c. Lao động xã hội của người sản xuất được kết tinh trong hàng hóa. 

d. Lao động của người sản xuất hàng hóa.  

Câu 7: Tại sao hàng hóa là một phạm trù lịch sử? 

a. Vì hàng hóa chỉ ra đời và tồn tại trong nền kinh tế hàng hóa. 

b. Vì hàng hóa xuất hiện rất sớm trong lịc sử phát triển loài người. 

c. Vì hàng hóa ra đời gắn liền với sự xuất hiện của con người trong lịch sử. 

d. Vì hàng hóa ra đời là thước đo trình độ phát triển sản xuất và hoạt động thương mại của lịch sử loài người. 

Câu 8: Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa được tính bằng yếu tố nào? 

a. Thời gian tạo ra sản phẩm.   b. Thời gian trung bình của xã hội. 

c. Thời gian cá biệt.    d. Tổng thời gian lao động.  

Câu 9: Giá trị xã hội của hàng hóa được xác định trong điều kiện sản xuất nào sau đây? 

a. Tốt.   b. Xấu.   c. Trung bình.   d. Đặc biệt. 

Câu 10: Giá trị xã hội của hàng hóa được xác định bởi: 

a. Thời gian lao động cá biệt của người sản xuất ra hàng hóa tốt nhất. 

b. Thời gian lao động cá biệt của người sản xuất ra nhiều hàng hóa tốt nhất. 

c. Thời gian lao động xã hội cần thiết. 

d. Thời gian lao động hao phí bình quân của mọi người sản xuất hàng hóa. 

Câu 11: Giá trị sử dụng của hàng hóa được hiểu là gì? 

a. Công dụng nhất định thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người. 

b. Công dụng thỏa mãn nhu cầu vật chất.   c. Công dụng thỏa mãn nhu cầu tinh thần.  

d.Công dụng thỏa mãn nhu cầu mua bán. 

*Câu 11:Để có được lợi nhuận cao và giành được ưu thế cạnh tranh người sản xuất phải đảm bảo 

điều kiện nào sau đây? 

a. Phải giảm giá trị cá biệt của hàng hóa  b. Phải tăng giá trị cá biệt của hàng hóa 

c. Giữ nguyên giá trị cá biệt của hàng hóa  d. Phải giảm giá trị xã hội của hàng hóa  

Câu 12: Để may xong một cái áo, hao phí lao động của anh B tính theo thời gian mất 4 giờ. Vậy 4 giờ 

lao động của anh B được gọi là gì? 

a. Thời gian lao động xã hội cần thiết. b. Thời gian lao động cá biệt. 
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c. Thời gian lao động của anh B.  d. Thời gian lao động thực tế. 

Câu 13.1: Giá trị xã hội của hàng hóa bao gồm những bộ phận nào? 

a.Giá trị TLSX đã hao phí, giá trị sức lao động của người sản xuất hàng hóa 

b . Giá trị TLSX đã hao phí, giá trị tăng thêm 

c. Giá trị TLSX đã hao phí, giá trị sức lao động của người sản xuất hàng hóa, giá trị tăng thêm 

d. Giá trị sức lao động của người sản xuất hàng hóa, giá trị tăng thêm 

Câu 13.2: Hàng hóa có thể tồn tại dưới những dạng nào sau đây? 

a. Vật thể.  b. Phi vật thể.  c. Cả a, b đều đúng.  d. Cả a, b đều sai. 

Câu 14: Hãy chỉ ra một trong những chức năng của tiền tệ? 

a. Phương tiện thanh toán. b. Phương tiện mua bán.    c. Phương tiện giao dịch.     d. Phương tiện trao 

đổi.  

*Câu 14: Giá trị xã hội của hàng hóa  được kết tinh trong hàng hóa bao gồm những yếu tố nào? 

a.Chi phí sản xuất và lợi nhuận  b. Chi phí sản xuất 

c. Lợi nhuận     d. Cả a, b, c sai 

Câu 15: Hãy chỉ ra một trong những chức năng của tiền tệ? 

a. Thước đo kinh tế.  b. Thước đo giá cả.  c. Thước đo thị trường. d. Thước đo giá 

trị. 

Câu 16: Hãy chỉ ra đâu là hình thái tiền tệ? 

a. 1 con gà = 9 kg thóc = 5 m vải.  b. 0.1 gam vàng = 5 m vải = 5 kg chè. 

c. 1 con gà + 9 kg thóc + 5 m vải.  d. 0.1 gam vàng + 5 m vải + 5 kg chè. 

Câu 17: Tại sao nói tiền tệ là hàng hóa đặc biệt? 

a. Vì  tiền tệ chỉ xuất hiện khi sản xuất hàng hóa đã phát triển. 

b. Vì tiền tệ ra đời là kết quả của quá trình phát triển lâu dài của các hình thái giá trị. 

c. Vì tiền tệ là hàng hóa đặc biệt được tách ra làm vật ngang giá chung cho tất cả các hàng hóa. 

d. Vì tiền tệ là hàng hóa nhưng không đi vào tiêu dùng thông qua trao đổi mua bán. 

Câu 18: Tiền tệ thực hiện chức năng thước do giá trị khi nào? 

a. Khi tiền dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hóa. 

b. Khi tiền dùng làm phương tiện lưu thông, thúc đẩy quá trình mua bán hàng hóa diễn ra thuận lợi. 

c. Khi tiền dùng để chi trả sau khi giao dịch mua bán. 

d. Khi tiền rút khỏi lưu thông và đi vào cất trữ. 

Câu 19: Bác A trồng rau sạch để bán lấy tiền rồi dùng tiền đó mua gạo. Vậy tiền đó thực hiện chức 

năng gì? 

a. Phương tiện thanh toán.   b. Phương tiện giao dịch. 

c. Thước đo giá trị.    d. Phương tiện lưu thông. 

Câu 20: Hiện tượng lạm phát xảy ra khi nào? 

a. Khi Nhà nước phát hành thêm tiền. b. Khi nhu cầu của xã hội về hàng hóa tăng thêm. 

c. Khi đồng nội tệ mất giá.   d. Khi tiền giấy đưa vào lưu thông vượt quá số lượng cần 

thiết. 

 

BÀI 3:  QUY LUẬT GIÁ TRỊ TRONG SẢN XUẤT  

                              VÀ LƯU THÔNG HÀNG HOÁ  

 

I. Kiến thức cơ bản: 

1. Nội dung của quy luật giá trị:  

* Quy luật giá trị là quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất hàng hoá và sự trao đổi hàng hoá. 

*Nội dung quy luật giá trị: 

Biểu hiện trong sản xuất và lưu thông hàng hoá: 

+Trong sản xuất: Thời gian lao động cá biệt để sản xuất ra hàng hoá phải phù hợp với thời gian lao 

động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hoá đó. 

+Trong lưu thông:  

-Trên thị trường việc trao đổi hàng hoá cũng phải dựa trên cơ sở thời gian lao động xã hội cần thiết.  
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-> Tổng giá cả hàng hoá sau khi bán ra phải bằng tổng giá trị hàng hoá được tạo ra trong quá trình sản 

xuất. 

2. Tác động của quy luật giá trị:  

* Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá. 

*Kích thích lực lượng sản xuất phát triển và năng suất lao động tăng lên. 

*Phân hoá giàu-nghèo giữa những người sản xuất hàng hoá. 

3. Vận dụng quy luật giá trị 

* Về phía nhà nước: 

-Vận dụng quy luật giá trị vào đổi mới nền kinh tế. Xây dựng mô hình kinh tế thị trường, thực hiện chế 

độ một giá, một thị trường thống nhất. 

-Nhà nước ban hành pháp luật, đề ra chính sách kinh tế, điều tiết thị trường, thúc đẩy sản xuất và lưu 

thông hàng hoá, nâng cao đời sống người dân. . . 

-Phát huy mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế. Thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước trong giai 

đoạn hiện nay. 

* Về phía công dân: 

-Phấn đấu giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng hàng hoá, thu nhiều lợi nhuận. 

-Vận dụng quy luật điều tiết của quy luật giá trị thông qua biến động của giá cả. 

-Điều chỉnh chuyển đổi cơ cấu sản xuất hàng, mặt hàng và ngành hàng sao cho phù hợp với nhu cầu 

tiêu dùng. 

-Áp dụng cải tiến kĩ thuật công nghệ, hợp lí hoá sản xuất. 

 

II. Bài tập:  

 

Câu 1: Quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất và trao đổi hàng hóa là quy luật nào? 

a. Quy luật cung cầu.    b. Quy luật cạnh tranh.   

c. Quy luật giá trị    d. Quy luật kinh tế 

Câu 2: Để may một cái áo A may hết 5 giờ. Thời gian lao động xã hội cần thiết để may cái áo là 4 giờ. 

Vậy A bán chiếc áo giá cả tương ứng với mấy giờ? 

a. 3 giờ.  b. 4 giờ.  c. 5 giờ.  d. 6 giờ. 

Câu 3: Bác A trồng rau ở khu vực ngoại thành Hà Nội. Bác mang rau vào khu vực nội thành để bán 

vì giá cả ở nội thành cao hơn. Vậy hành vi của bác A chịu tác động nào của quy luật giá trị? 

a. Điều tiết sản xuất.    b. Tỷ suất lợi nhuận cao của quy luật giá trị. 

c. Tự phát từ quy luật giá trị.   d. Điều tiết trong lưu thông. 

Câu 4: Việc là chuyển từ sản xuất mũ vải sang sản xuất vành mũ bảo hiểm chịu tác động nào của quy 

luật giá trị? 

a. Điều tiết sản xuất.    b. Tỷ suất lợi nhuận cao của quy luật giá trị. 

c. Tự phát từ quy luật giá trị.   d. Điều tiết trong lưu thông. 

Câu 5: Nhà nước cần có chủ trương gì để phát huy mặt tích cực hạn chế tác động phân hóa giàu 

nghèo của quy luật giá trị? 

a. Đổi mới nền kinh tế.      b. Thống nhất và mở cửa thị trường. 

c. Ban hành và sử dụng pháp luật, chính sách kinh tế, xã hội. d. Cả a, b, c đúng. 

Câu 6:Công dân cần vận dụng quy luật giá trị  như thế nào? 

a. Giảm chi phí sản xuất.    b. Nâng cao chất lượng hàng hóa. 

c. Điều chỉnh, chuyển đổi cơ cấu sản xuất.  d. Cả a, b, c đúng. 

Câu 7: Giá cả của hàng hóa trên thị trường biểu hiện như thế nào? 

a. Luôn ăn khớp với giá trị    b. Luôn cao hơn giá trị 

c. Luôn thấp hơn giá trị    d. Luôn xoay quanh giá trị 

Câu 8: Quy luật giá trị quy định người sản xuất và lưu thông hàng hóa trong quá trình sản xuất và 

lưu thong phải căn cứ vào đâu? 

a. Thời gian lao động xã hội cần thiết  b. Thời gian lao động cá biệt 

c. Thời gian hao phí để sản xuất ra hàng hóa  d. Thời gian cần thiết 
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Câu 9: Quy luật giá trị quy định trong sản xuất từng sản phẩm biểu hiện như thế nào? 

a. Giá cả = giá trị   b. Thời gian lao động cá biệt > Thời gian lao động xã hội cần thiết 

c. Giá cả < giá trị   d. Thời gian lao động cá biệt phù hợp thời gian lao động xã hội 

cần thiết 

Câu 10: Quy luật giá trị quy định trong lưu thông tổng sản phẩm biểu hiện như thế nào? 

a. Tổng giá cả = Tổng giá trị   b. Tổng giá cả > Tổng giá trị 

c. Tổng giá cả < Tổng giá trị   d. Tổng giá cả # Tổng giá trị 

Câu 11: Vì sao giá cả từng hàng hóa và giá trị từng hàng hóa trên thị trường không ăn khớp với 

nhau? 

a. Vì chịu tác động của quy luật giá trị b. Vì chịu sự tác động của cung – cầu, cạnh tranh … 

c. Vì chịu sự chi phối của người sản xuất  

d. Vì thời gian sản xuất của từng người trên thị trường không giống nhau 

Câu 12: Quy luật giá trị tác động như thế nào trong sản xuất và lưu thông hàng hóa? 

a.Diều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa. 

b. Kích thích LLSX phát triể và năng suất lao động tăng lên 

c. Phân hóa giàu – nghèo giữa những người sản xuất hàng hóa 

d. Cả a, b, c đúng 

Câu 13: Quy luật giá trị có bao nhiêu tác động đến sản xuất và lưu thông hàng hóa? 

a.2   b. 3   c. 4    d. 5  

 

   

BÀI 4:  CẠNH TRANH TRONG SẢN XUẤT VÀ 

                        LƯU THÔNG HÀNG HOÁ 

I. Kiến thức cơ bản: 

1. Cạnh tranh và nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh. 

a. Cạnh tranh là gì ? 

Là sự ganh đua, đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong sản xuất, kinh doanh hàng hoá nhằm giành 

những điều kiện thuận lợi để thu được nhiều lợi nhuận. 

* Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh. 

-Tồn tại nhiều chủ sở hữu. 

-Điều kiện sản xuất khác nhau. 

-Lợi ích kinh doanh khác nhau. 

-Tự do sản xuất, kinh doanh. 

b. Mục đích của cạnh tranh và các loại cạnh tranh:             

*Mục đích của cạnh tranh: 

-Là nhằm thu nhiều lợi nhuận về mình hơn người khác.  

-Thể hiện ở các mặt: 

+Giành nguồn nguyên liệu và các nguồn lực sản xuất. 

+Giành ưu thế về khoa học-công nghệ. 

+Giành thị trường, nơi đầu tư, các hợp đồng và các đơn đặt hàng. 

+Giành ưu thế về chất lượng và giá cả hàng hoá, sữa chữa, phương thức thanh toán. . .  

c. Tính hai mặt của cạnh tranh: 

+Mặt tích cực: 

-Kích thích lực lượng sản xuất, khoa học- kỉ thuật phát triển, năng suất lao động xã hội tăng. 

-Khai thác tối đa mọi nguồn lực của đất nước. . .  

-Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.  

+Mặt hạn chế: Cho VD minh họa. 

-Chạy theo lợi nhuận một cách mù quáng. VD. 

-Dùng thủ đoạn phi pháp, bất lương. VD. 
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-Đầu cơ tích trữ gây rối loạn thị trường. 

 

II. Bài tập:  

 

Câu 1: Trong sản xuất và lưu thông hàng hoá cạnh tranh dùng để gọi tắt cho cụm từ nào sau đây: 

a.Canh tranh kinh tế.     b. Cạnh tranh chính trị.     c. Cạnh tranh văn hoá. d. Cạnh tranh sản xuất. 

Câu 2: Nội dung cốt lõi của cạnh tranh được thể hiện ở khía cạnh nào sau đây? 

a. Tính chất của cạnh tranh.    b. Các chủ thể kinh tế tham gia cạnh tranh. 

c. Mục đích của cạnh tranh.    d. Cả a, b, c đều đúng. 

Câu 3: Cạnh tranh là gì? 

a. Là sự giành giật, lấn chiếm của các chủ thể kinh tế trong sản xuất và kinh doanh hàng hoá…… 

b. Là sự giành lấy điều kiện thuận lợi của các chủ thể kinh tế trong sản xuất và kinh doanh hàng hoá…… 

c. Là sự đấu tranh, giành giật của các chủ thể kinh tế trong sản xuất và kinh doanh hàng hoá…… 

d. Là sự ganh đua, đấu tranh của các chủ thể kinh tế trong sản xuất và kinh doanh hàng hoá…… 

Câu 4: Khái niệm cạnh tranh xuất hiện từ khi nào? 

a. Khi xã hội loài người xuất hiện.    b. Khi con người biết lao động. 

c. Khi sản xuất và lưu thông hàng hoá xuất hiện.  d. Khi ngôn ngữ xuất hiện. 

Câu 5: Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh là gì? 

a. Tồn tại nhiều chủ sở hữu.  b. Điều kiện sản xuất và lợi ích của mỗi đơn vị kinh tế là khác nhau. 

c. Sự tồn tại nhiều chủ sở hữu với tư cách là những đơn vị kinh tế độc lập, tự do sản xuất kinh doanh, 

có điều kiện sản xuất và lợi ích khác nhau.    d. Cả a, b đúng. 

Câu 6: Có bao nhiêu loại cạnh tranh: 

a. 4   b. 5   c. 6   d. 7 

Câu 7: Cạnh tranh giữa người bán và người bán diễn ra trên thị trường khi nào? 

a. Người mua nhiều, người bán ít.   b. Người mua bằng người bán. 

c. Người bán nhiều, người mua ít.   d. Thị trường khủng hoảng. 

Câu 8: Cạnh tranh giữa người mua và người mua diễn ra trên thị trường khi nào? 

a. Người mua nhiều, người bán ít.   b. Người mua bằng người bán. 

c. Người bán nhiều, người mua ít.   d. Thị trường khủng hoảng. 

C âu 9: Thế nào là cạnh tranh trong nội bộ ngành? 

a. Là sự ganh đua về kinh tế trong các ngành sản xuất khác nhau. 

b. Là sự ganh đua về kinh tế giữa các doanh nghiệp trong cùng một ngành hàng . 

c. Là sự ganh đua về kinh tế của các tập đoàn kinh tế lớn. 

d. Là sự ganh đua về kinh tế của các đơn vị sản xuất trong nước. 

Câu 10: Thế nào là sự cạnh tranh giữa các ngành? 

a. Là sự ganh đua về kinh tế trong các ngành sản xuất khác nhau. 

b. Là sự ganh đua về kinh tế giữa các doanh nghiệp trong cùng một ngành hàng . 

c. Là sự ganh đua về kinh tế của các tập đoàn kinh tế lớn. 

d. Là sự ganh đua về kinh tế của các đơn vị sản xuất trong nước. 

 

BÀI 5:  CUNG-CẦU TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HOÁ 

 

I. Kiến thức cơ bản: 

1. Khái niệm cung, cầu.          

a. Khái niệm Cầu.   

-Cầu là khối lượng hàng hoá, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kỳ tương ứng với giá 

cả và thu nhập xác định.  

-Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu là: thu nhập, giá cả, thị hiếu, tâm lý…) 

b. Khái niệm Cung.  

-Cung là khối lượng hàng hoá, dịch vụ hiện có ở trên thị trường hay có thể đưa ra thị trường trong một 

thời kỳ nhất định, tương ứng với mức giá cả, khả năng sản xuất và chi phí sản xuất xác định.  
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- Các yếu tố ảnh hưởng đến Cung: Khả năng SX, chi phí SX, giá cả… 

2. Mối quan hệ cung-cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hoá.           

* Tính khách quan: Nơi nào có SX và lưu thông hàng hoá thì nơi đó diễn ra mối quan hệ Cung-Cầu. 

a. Nội dung của quan hệ Cung - Cầu. 

+ Cung-Cầu tác động lẫn nhau. - Cầu tăng  -> Cung tăng. - Cầu giảm -> Cung giảm. 

+ Cung - Cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường. 

- Cung  >  Cầu: Giá giảm. - Cung < Cầu : Giá tăng. 

+ Giá cả thị trường ảnh hưởng đến Cung- Cầu: 

- Phía Cung:  Giá tăng  -> SX tăng.  Giá giảm -> SX giảm. 

- Phía Cầu:    Giá giảm -> SX tăng.   Giá tăng -> SX giảm. 

3. Vận dụng quan hệ cung-cầu.  

- Đối với Nhà nước: Điều tiết Cung-Cầu. - Đối với người sản xuất. - Đối với người tiêu dùng. 

 

II. Bài tập:  

 

Câu 1:Trong nền kinh tế hàng hoá khái niệm cầu được dùng để gọi tắt cho cụm từ nào? 

a. Nhu cầu của mọi người.    b. Nhu cầu của người tiêu dùng. 

c. Nhu cầu có khả năng thanh toán.  d. nhu cầu tiêu dùng hàng hoá. 

Câu 2: Trong nền sản xuất hàng hoá mục đích của sản xuất là gì? 

a. Để tiêu dùng.  b. Để bán.  c. Để trưng bày  d. Cả a và b đúng  

Câu 3: Khái niệm tiêu dùng được hiểu như thế nào? 

a. Tiêu dùng cho sản xuất    b. Tiêu dùng cho đời sống cá nhân 

c. Tiêu dùng cho gia đình    d. Cả a và b đúng. 

Câu 4: Trường hợp nào sau đây được gọi là cầu? 

a. Anh A mua xe máy thanh toán trả góp  b. Ông B mua xe đạp hết 1 triệu đồng. 

c. Chị C muốn mua ô tô nhưng chưa có tiền  d. Cả a và b đúng. 

Câu 5: Những yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến cầu? 

a. Giá cả, thu nhập    b. Thu nhập, tâm lý, phong tục tập quán 

c. Giá cả, thu nhập, tâm lý, thị hiếu   d. Giá cả, thu nhập, tâm lý, thị hiếu, phong tục tập quán. 

Câu 6: Trường hợp nào sau đây được gọi là cung? 

a. Công ty A đã bán ra 1 triệu sản phẩm.  b. Công ty A còn trong kho 1 triệu sản phẩm. 

c. Dự kiến công ty A ngày mai sẽ sản xuất thêm 1 triệu sản phẩm  d. Cả a, b đúng 

Câu 7: Yếu tố nào ảnh hưởng đến cung mang tính tập trung nhất? 

a. Giá cả  b. Nguồn lực  c. Năng suất lao động  d. Chi phí sản xuất 

Câu 8: Thực chất quan hệ cung- cầu là gì? 

a.Là mqh tác động qua lại giữa cung và cầu HH trên thị trường 

b.Là mqh tác động qua lại giữa cung, cầu HH và giá cả trên thị trường 

c.Là mối quan hệ tác động giữa người mua và người bán hay người SX và người TD đang diễn ra 

trên thị trường để xác định giá cả và số lượng HH, dịch vụ. 

d .Là mqh tác động qua lại giữa giá cả thị trường và cung, cầu HH. Giá cả thấp thì cung giảm, cầu tăng và 

ngược lại. 

Câu 9: Trên thực tế, sự vận động của cung, cầu diễn ra ntn? 

a. Cung, cầu thường vận động không ăn khớp nhau            b. Cung, cầu thường cân bằng 

c.Cung thường lớn hơn cầu                          d. Cầu thường lớn hơn cung. 

Câu 10: Cung và giá cả có mối quan hệ như thế nào? 

a. Giá cao thì cung giảm   b. Giá cao thì cung tăng 

c. Giá thấp thì cung tăng   d. Giá biến động nhưng cung không biến động. 

Câu 11: Cầu và giá cả có mối quan hệ như thế nào? 

a. Giá cao thì cầu giảm   b. Giá cao thì cầu tăng 

c. Giá thấp thì cầu tăng   d. Cả a, c đúng. 

Câu 12: Mối quan hệ cung cầu là mối quan hệ tác động giữa ai với ai? 

a. Người mua và người bán    b. Người bán và người bán 
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c. Người sản xuất với người tiêu dùng  d. Cả a, c đúng 

Câu 13: Mối quan hệ cung cầu là mối quan hệ tác động giữa ai với ai? 

a. Người mua và người bán    b. Người bán và người bán 

c. Người sản xuất với người sản xuất   d. Cả a, c đúng 

Câu 14: Nội dung của quan hệ cung cầu được biểu hiện như thế nào? 

a. Cung cầu tác động lẫn nhau   b. Cung cầu ảnh hưởng đến giá cả 

c. Giá cả ảnh hưởng đến cung cầu   d. Cả a, b, c đúng. 

Câu 15: Khi cầu tăng dẫn đến sản xuất mở rộng dẫn đến cung tăng là nội dung của biểu hiện nào 

trong quan hệ cung - cầu ? 

a. Cung cầu tác động lẫn nhau   b. Cung cầu ảnh hưởng đến giá cả 

c. Giá cả ảnh hưởng đến cung cầu   d. Thị trường chi phối cung cầu  

Câu 16: Khi cầu giảm dẫn đến sản xuất mở rộng dẫn đến cung giảm là nội dung của biểu hiện nào 

trong quan hệ cung - cầu ? 

a. Cung cầu tác động lẫn nhau   b. Cung cầu ảnh hưởng đến giá cả 

c. Giá cả ảnh hưởng đến cung cầu   d. Thị trường chi phối cung cầu  

C âu 17: Khi trên thị  trường  giá cả giảm thì xảy ra trường hợp nào sau đây? 

a. Cung và cầu tăng     b. Cung và cầu giảm 

c. Cung tăng, cầu giảm    d. Cung giảm, cầu tăng 

C âu 18: Khi trên thị  trường  giá cả tăng thì xảy ra trường hợp nào sau đây? 

a. Cung và cầu tăng     b. Cung và cầu giảm 

c. Cung tăng, cầu giảm    d. Cung giảm, cầu tăng 

Câu 19: Khi trên thị trường cung lớn hơn cầu thì xảy ra trường hợp nào sau đây? 

a. Giá cả tăng      b. Giá cả giảm 

c. Giá cả giữ nguyên     d. Giá cả bằng giá trị 

Câu 20: Khi trên thị trường cung nhỏ hơn cầu thì xảy ra trường hợp nào sau đây? 

a. Giá cả tăng      b. Giá cả giảm 

c. Giá cả giữ nguyên     d. Giá cả bằng giá trị 

 

 

 

 

LỚP 12 (15 tiết) 

Bài 1: PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG  

I. Kiến thức cơ bản: 

1. Khái niệm pháp luật:  

a) Pháp luật là gì ? 

   Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do Nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng 

quyền lực Nhà nước. 

b) Các đặc trưng của pháp luật: 

­ Tính quy phạm phổ biến : Pháp luật được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, đối với tất cả mọi người, 

trong mọi lĩnh vực  đời sống xã hội. 

­ Tính quyền lực , bắt buộc chung: Pháp luật được đảm bảo thực hiện bằng sức mạnh  quyền lực nhà 

nước, bắt buộc đối với tất cả mọi đối tượng trong xã hội. 

­ Tính chặt chẽ về hình thức: các văn bản  quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban 

hành. 

   Nội dung của văn bản do cơ quan cấp dưới ban hành (có hiệu lực pháp lí thấp hơn) không được trái 

với nội dung của văn bản do cơ quan cấp trên ban hành (có hiệu lực pháp lí cao hơn). Nội dung của tất 

cả các văn bản đều phải phù hợp không được trái Hiến pháp. 

2. Bản chất của pháp luật 
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a) Bản chất giai cấp của pháp luật. 

Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền mà Nhà nước 

đại diện. 

b) Bản chất xã hội của pháp luật: 

­  Các quy phạm pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội. 

­ Các quy phạm pháp luật được thực hiện trong thực tiễn đời sống xã hội vì sự phát triển của 

 xã hội. 

3. Mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế, chính trị, đạo đức: 

a) Quan hệ giữa pháp luật với kinh tế: (đọc thêm) 

b) Quan hệ giữa pháp luật với chính trị: (đọc thêm) 

c) Quan hệ giữa pháp luật với đạo đức: 

­ Nhà nước luôn cố gắng chuyển những quy phạm đạo đức có tính phổ biến , phù hợp với sự phát triển 

và tiến bộ xã hội thành các quy phạm pháp luật. 

­ Khi ấy, các giá trị đạo đức không chỉ được tuân thủ bằng niềm tin , lương tâm của cá nhân hay do sức 

ép của dư luận xã hội mà còn được nhà nước bảo đảm thực hiện bằng sức mạnh quyền lực nhà nước . 

4. Vai trò của pháp luật trong đời sồng xã hội  

a)  Pháp luật là phương tiện để nhà nước 

 quản lí xã hội  

­  Tất cả các nhà nước đều quản lí xã hội chủ yếu bằng pháp luật bên cạnh những phương tiện khác 

như chính sách, kế hoạch, giáo dục tư  tưởng, đạo đức,…Nhờ có pháp luật, nhà nước phát huy được quyền 

lực của mình và kiểm tra, kiểm soát được các hoạt động của mọi cá nhân, tổ chức, cơ quan trong phạm 

vi lãnh thổ của mình . 

­ Quản lí xã hội bằng pháp luật nghĩa là nhà nước ban hành pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật 

trên quy mô toàn xã hội . 

b)  Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình: 

­ Hiến pháp quy định các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân ; các luật về dân sự , hôn nhân và 

gia đình , thương mại , thuế, đất đai , giáo dục ,…cụ thể hóa nội dung, cách thức thực hiện các quyền 

của  công dân trong từng lĩnh vực cụ thể. Trên cơ sở ấy, công dân thực hiện quyền của mình. 

­ Các luật về hành chính, hình sự, tố tụng, … quy định thẩm quyền , nội dung, hình thức, thủ tục giải 

quyết các tranh chấp, khiếu nại và xử lí các vi phạm pháp luật. Nhờ thế, công dân sẽ bảo vệ được các 

quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 

II. Bài tập:  
Câu 1. Pháp luật nước ta có mấy đặc trưng cơ bản ?  

A. Hai.                         B. Ba.                      C. Bốn.                     D. Năm  

Câu 2. Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành:  

A. Phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền do nhà nước đại diện.  

B. Phù hợp với ý chí của nhân dân do nhà nước đại diện.  

C. Mang tính chặt chẽ, tính quyền lực và tính bắt buộc chung.  

D. Thể hiện nguyện vọng của nhân dân do nhà nước quản lí.  

Câu 3. Các cá nhân, tổ chức kiềm chế để không làm những điều mà pháp luật cấm là ? 

A. Sử dụng pháp luật.                                  B. Thi hành pháp luật.  

C. Tuân thủ pháp luật.                                  D. Áp dụng pháp luật.   

Câu 4. Người ở độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội  phạm đặc biệt 

nghiêm trọng là ? 

A. Từ đủ 14 đến dưới 16.           B. Từ 14 đến đủ 16. C. Từ đủ 16 đến dưới 18. D. Từ 16 đến đủ 18.  

Câu 5. Trách nhiệm pháp lý được áp dụng đối với người vi phạm pháp luật nhằm  

A. Giáo dục, răn đe, hành hạ.   B. Kiềm chế những việc làm trái luật.   

C. Xử phạt hành chính.    D. Phạt tù hoặc tử hình.  

Câu 6. Vi phạm pháp luật hành chính là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới:  

A. Quan hệ xã hội và quan hệ kinh tế.    B. Các quy tắc quản lí Nhà nước.  

C. Các điều luật và các quan hệ hành chính.            D. Quan hệ xã hội và quan hệ hành chính.  



TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG 

          Tổ: Sử - Địa- GDCD                                                                                    - 12 - 
Câu 7. Tính giai cấp của nhà nước thể hiện ở phương diện  

A. Kinh tế, chính trị, xã hội.    B. Kinh tế, chính trị, tư tưởng.   

C. Kinh tế, văn hóa, xã hội.                                  D. Kinh tế, chính trị, văn hóa.   

Câu 8. Pháp luật là ? 

A. Các quy tắc xử xự chung, do Nhà nước ban hành hoặc công nhận.  

B. Các hệ thống chuẩn mực, được quy định trong Hiến pháp, do Nhà nước thừa nhận.   

C. Các quy tắc xử xự chung, do nhà nước thừa nhận trên những chuẩn mực của đời sống.   

D. Các quy tắc xử xự chung của mọi người, do nhà nước ban hành, được áp dụng ở phạm vi nhất định.   

Câu 9. “Vợ chồng bình đẳng với nhau, có nghĩa vụ và quyền ngang nhau về mọi mặt trong gia đình” (Điều 19. Bình 

dẳng về quyền và nghĩa vụ giữa vợ, chồng, Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 sửa đổi, bổ sung năm 2010) thể hiện 

đặc trưng nào của pháp luật ?   

A. Tính quy phạm phổ biến.    B. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.   

C. Tính quyền lực, bắt buộc chung.    D. Tính ý chí và khách quan.  

Câu 10. Hình phạt trong pháp luật hình sự của các nước thể hiện “hậu quả pháp lý” nặng nề nhất mà chủ thể phải 

gánh chịu do hành vi vi phạm pháp luật gây ra thể hiện đặc trưng   

A. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.    B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.  

C. Tính chủ quan, quy phạm phổ biến.     D. Tính ý chí.  

Câu 11. Đâu là bản chất của pháp luật Việt Nam ?  

A. Tính giai cấp và tính xã hội.                          B. Tính giai cấp và tính chính trị.  

C. Tính xã hội và tính kinh tế.                            D. Tính kinh tế và tính xã hội.   

Câu 12. Pháp luật mang bản chất của xã hội vì:  

A. Pháp luật là cơ sở đảm bảo an toàn trật tự xã hội.   

B. Pháp luật bắt nguồn từ xã hội.  

C. Pháp luật góp phần hoàn chỉnh hệ thống xã hội.   

D. Pháp luật đem đến một hệ thống chính trị hoàn chỉnh.   

Câu 13. Nhà nước Việt Nam đại diện cho lợi ích của ?  

A. Giai cấp công nhân và nhân dân lao động.   B. Giai cấp công dân.  

C. Các tầng lớp bị áp bức.     D. Nhân dân lao động.   

Câu 14. Con cái chửi, mắng cha, mẹ thì sẽ bị ? 

A. Dư luận lên án.      B. Vi phạm pháp luật hành chính  

C. Vi phạm pháp luật dân sự.     D. Vi phạm pháp luật hình sự.  

Câu 15. Nhận định nào sai khi nói về vai trò của pháp luật?   

A. Pháp luật là cơ sở để thiết lập, củng cố và tăng cường quyền lực nhà nước.   

B. Pháp luật là phương tiện đề nhà nước quản lí kinh tế, xã hội.   

C. Pháp luật tạo ra môi trường ổn định cho việc thiết lập mối quan hệ giữa các nước.  

D. Pháp luật là phương tiện để nhân dân bảo vệ quyền chính đáng của mình.  

Câu 16. Pháp luật là  

A. Hệ thống các văn bản và nghị định do các cấp ban hành và thực hiện.  

B. Những luật và điều luật cụ thể trong thực tế đời sống. 

C. Hệ thống các quy tắc xử sự chung do Nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực Nhà nước.  

D. Hệ thống các quy tắc sử xự được hình thành theo điều kiện cụ thể của từng địa phương.  

Câu 17. Pháp luật có đặc điểm là  

A. Bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội.  

B. Vì sự phát triển của xã hội.  

C. Pháp luật có tính quy phạm phổ biến; mang tính quyền lực, bắt buộc chung; có tính xác định chặt chẻ về mặt hình 

thức.  

D. Mang bản chất giai cấp và bản chất xã hội.  

Câu 18. Bản chất xã hội của pháp luật thể hiện ở   

A. Pháp luật được ban hành vì sự phát triển của xã hội.  

B. Pháp luật phản ánh những nhu cầu, lợi ích của các tầng lớp trong xã hội.  

C. Pháp luật bảo vệ quyền tự do, dân chủ rộng rãi cho nhân dân lao động.  

D. Pháp luật bắt nguồn từ xã hội, do các thành viên của xã hội thực hiện, vì sự phát triển của xã hội.  

Câu 19. Nội dung cơ bản của pháp luật bao gồm  

A. Các chuẩn mực thuộc về đời sống tinh thần, tình cảm của con người.  

B. Quy định các hành vi không được làm.  

C. Quy định các bổn phận của công dân.  

D. Các quy tắc xử sự (việc được làm, việc phải làm, việc không được làm).  

Câu 20. Pháp luật và đạo đức có quan hệ ?  



TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG 

          Tổ: Sử - Địa- GDCD                                                                                    - 13 - 
A. Chặt chẽ với nhau, người tuân thủ pháp luật là người có đạo đức, ngược lại người đạo đức  là người tuân thủ pháp 

luật.  

B. Pháp luật là phương tiện đặc thù để thể hiện và bảo vệ các giá trị đạo đức.  

C. Đạo đức là nền tảng hình thành nhân cách, pháp luật là nền tảng đảm bảo trật tự xã hội.   

D. Tất cả các ý trên.  

Câu 21. Nhà nước ban hành luật giao thông đường bộ và bắt buộc tất cả mọi người phải tuân theo, không được làm 

trái. Thể hiện đặc trưng:  

A. Tính quy phạm, phổ biến.     B. Tính quy định, bắt buộc chung.  

C. Tính xác định  chặt chẽ về  mặt hình thức.  D. Tất cả ý trên.  

Câu 22. Nhà Nước  ban hành Hiến Pháp vì:  

A. Hiến Pháp quy định các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.  

B. Hiến Pháp chứa các luật dân sự, hành chính , hôn nhân và gia đình , thuế,...cụ thể hóa  nội dung.  

C. Hiến Pháp quyết định chặt chẽ về luật, đầy đủ các mức độ nặng, nhẹ của các luật.  

D. A và B đúng.  

Câu 23. Điền vào chỗ trống, Hồ Chí Minh: “ Pháp luật của ta là pháp luật thật sự dân chủ vì nó bảo vệ.......rộng rãi 

cho nhân dân lao động.”  

A. Lợi ích chính đáng.                                    B. Quyền và nghĩa vụ   

C. Quyền tự do, dân chủ.                                D. Quyền và nghĩa vụ cơ bản.  

Câu 24. Bản chất giai cấp của Pháp luật:  

A. Đảm bảo lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam.   

B. Đảm bảo  lợi ích của giai cấp lãnh đạo, nhưng giai cấp công nhân và nông dân được tự do dân chủ.  

C. Pháp luật là điều kiện  để nhà nước  ràng buộc mọi công dân.  

D. Cả A và B đúng.  

Câu 25. Từ ngày 15-12-2007, theo nghị quyết 32/CP/2007 mọi người ngồi trên xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm, 

điều này thể hiện:  

A. Nội dung của pháp luật.                                B. Đặc trưng của pháp luật.  

C. Bản chất của pháp luật.                                 D. Vai trò của pháp luật.  

 

Bài 2 

THỰC HIỆN PHÁP LUẬT 

I. Kiến thức cơ bản: 

1. Khái niệm , các hình thức và các giai đoạn thực hiện pháp luật  

a) Khái niệm thực hiện pháp luật  

   Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật đi 

vào cuộc sống, trở thành những hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức. 

b) Các hình thức thực hiện pháp luật  

­ Sử dụng pháp luật : Các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình , làm những gì mà 

pháp luật cho phép làm. 

­ Thi hành pháp luật : Các cá nhân , tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những gì 

mà pháp luật quy định phải làm. 

­ Tuân thủ pháp luật : Các cá nhân , tổ chức kiềm chế để không làm những điều mà pháp luật cấm. 

­ Áp dụng pháp luật : Các cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để ra 

các quyết định làm phát sinh, chấm dứt hoặc thay đổi việc thực hiện các quyền , nghĩa vụ cụ thể của 

cá nhân, tổ chức. 

c) Các giai đoạn thực hiện pháp luật. (bỏ)  

2. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí 

a) Vi phạm pháp luật  

­  Thứ nhất, là hành vi trái pháp luật.  

 + Hành vi đó có thể là hành động – làm những việc không được làm theo quy định của pháp luật 
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hoặc không hành động – không làm những việc phải làm theo quy định của pháp luật . 

+ Hành vi đó xâm phạm, gây thiệt hại cho những quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ. 

­ Thứ hai, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện. 

   Năng lực trách nhiệm pháp lí được hiểu là khả năng của người đã đạt một độ tuổi nhất định theo 

quy định pháp luật, có thể nhận thức, điều khiển và chịu trách nhiệm về việc thực hiện hành vi của 

mình. 

­ Thứ ba, người vi phạm pháp luật phải có lỗi. 

Lỗi thể hiện thái độ của người biết hành vi của mình là sai, trái pháp luật , có thể gây hậu quả không 

tốt nhưng vẫn cố ý làm hoặc vô tình để mặc cho sự việc xảy ra. 

=>  Kết luận: 

    Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật , có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực 

hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ. 

b) Trách nhiệm pháp lí 

­ Trách nhiệm pháp lí là nghĩa vụ của các chủ thể vi phạm pháp luật phải gánh chịu những biện pháp 

cưỡng chế do Nhà nước áp dụng. 

­ Trách nhiệm pháp lí được áp dụng nhằm : 

+ Buộc cá chủ thể vi phạm pháp luật chấm dứt hành vi trái pháp luật . 

+ Giáo dục, răn đe những người khác để họ tránh, hoặc kiếm chế những việc làm trái pháp luật . 

c) Các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí: 

­ Vi phạm hình sự là những hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm quy định tại Bộ 

 luật Hình sự. 

   Người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự , phải chấp hành hình phạt theo quy định của Tòa án. 

Người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý 

hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Người từ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi 

tội phạm . 

­ Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội 

phạm, xâm phạm các quy tắc quản lí nhà nước . 

  Người vi phạm phải chịu trách nhiệm hành chính theo quy định của pháp luật . Người từ 14 đến 16 

tuổi bị xử phạt hành chính về vi phạm hành chính do cố ý ; người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt hành 

chính về mọi vi phạm hành 

chính do mình gây ra. 

­ Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật , xâm phạm tới các quan hệ tài sản (quan hệ sở hữu, 

quan hệ hợp đồng…) và quan hệ nhân thân (liên quan đến các quyền nhân thân, không thể chuyển 

giao cho người khác, ví dụ : quyền đối với họ, tên, quyền được khai sinh, bí mật đời tư, quyền xác 

định lại giới tính…) 

Người có hành vi vi phạm dân sự phải chịu trách nhiệm dân sự. Người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 

tuổi khi tham gia các giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật (ví dụ : bố mẹ đối với 

con) đồng ý, có các quyền , nghĩa vụ , trách nhiệm dân sự phát sinh từ giao dịch dân sự do người đại 

diện xác lập và thực hiện. 

­ Vi phạm kỉ luật là vi phạm pháp luật xâm phạm các quan hệ lao động, công vụ nhà nước … do pháp 

luật lao động, pháp luật hành chính bảo vệ. 

   Cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỉ luật phải chịu trách nhiệm kỉ luật với các hình thức cảnh 

cáo, hạ bậc lương, chuyển công tác khác,  buộc thôi việc… 

 

 Sử dụng PL Thi hành PL Tuân thủ PL Áp dụng PL 

Chủ thể Cá nhân, 

tổ chức 

Cá nhân, 

tổ chức 

Cá nhân, 

tổ chức 

Cơ quan, công chức nhà nước 

có thẩm quyền 
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II. Bài tập:  
Câu 1. Thực hiên pháp luật là  

A. Quá trình hoạt động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống,   

B. Các hành vi ấy sẽ trở thành những hành vi hợp pháp của các cá nhân tổ chức.  

C. Xã hội sẽ phát sinh nhiều biến đổi, dẫn đến nhiều hành vi khác phát sinh.  

D. A và B đúng.  

Câu 2. Các hình thức thực hiện pháp luật theo thứ tự là:  

A. Sử dụng pháp luật, thi hành pháp luật, áp dụng  pháp luật và tuân thủ pháp luật.   

B. Sử dụng pháp luật, thi hành pháp luật, tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật.   

C. Tuân thủ pháp luật, thi hành pháp luật, sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật.   

D. Tuân thủ pháp luật, sử dụng pháp luật, thi hành pháp luật và áp dụng pháp luật.   

Câu 3. Trách nhiệm pháp lý áp dụng nhằm:  

A. Giáo dục và răn đe những người vi phạm.  

B. Để cá nhân biết được trách nhiệm của mình. 

C. Đem lại sự phát triển cho xã hội.   

D. Cả A và C đúng.  

Câu 4. Thực hiện  trách nhiệm pháp lý  đối với người từ đủ 14 đến dưới 18 tuổi là  

A. Giáo dục, răn đe là chính.  

B. Có thể bị phạt tù. 

C. Buộc phải cách li với xã hội và không có điều kiện tái hòa nhập cộng đồng   

D. Chủ yếu là đưa ra lời khuyên .  

Câu 5. Khi gặp đèn đỏ thì dừng, chạy xe không dàn hàng ngang là  

A. sử dụng pháp luật                              B. thực hiện pháp luật   

C. tuân thủ Pháp luật                             D. áp dụng pháp luật   

Câu 6. Tòa án huyện A tuyên bố bị cáo B mức phạt 2 năm tù vì tội hiếp dâm, là  

A. Sử dụng pháp luật                              B. Áp dụng pháp luật   

C. Thi hành pháp luật                             D. Tuân thủ pháp luật   

Câu 7. Các tổ chức cá nhân chủ động thực hiện quyền (những việc được làm) là:  

A. Sử dụng pháp luật.                             B. Thi hành pháp luật.  

C. Tuân thủ pháp luật.                            D. Áp dụng pháp luật.  

Câu 8. Các tổ chức cá nhân chủ động thực hiện nghĩa vụ (những việc phải làm) là:  

A. Sử dụng pháp luật.                             B. Thi hành pháp luật.  

C. Tuân thủ pháp luật.                            D. Áp dụng pháp luật.  

Câu 9. Các tổ chức cá nhân không làm những việc bị cấm là:  

A. Sử dụng pháp luật.              B. Thi hành pháp luật.         C. Tuân thủ pháp luật.            D. Áp dụng pháp luật.  

Câu 10. Dấu hiệu cơ bản của vi phạm pháp luật là ?  

A. Là hành vi trái pháp luật.           B. Do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện.   

C. Vi phạm pháp luật phải có lỗi.     D. Tất cả ý trên.  

Câu 11. Nhà nước đưa ra trách nhiệm pháp lý là nhằm : A. Phạt tiền người 

vi phạm.  

B. Buộc chủ thể vi phạm chấm dứt hành vi trái pháp luật, phải chịu những thiệt hại nhất định; giáo dục răn đe 

những người khác.  

C. Lập lại trật tự xã hội.  

D. Ngăn chặn người vi phạm có thể có vi phạm mới.  

Câu 12. Người  phải chịu trách nhiệm hành chính do mọi vi phạm hành chính mà mình gây ra theo quy định của pháp 

luật có độ tuổi là  

A. Từ đủ 18 tuổi trở lên.            B. Từ 18 tuổi trở lên           C. Từ đủ 16 tuổi trở lên.          D. Từ đủ 14 tuổi trở lên.  

Câu 13. Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới: 

A. Các quy tắc quản lý nhà nước.   B. Các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.  

Mức độ 

chủ động 

của chủ thể 

Chủ động thực 

hiện quyền 

(những việc được 

làm) 

Chủ động thực hiện 

nghĩa vụ (những 

việc phải  làm) 

Không làm 

những việc bị 

cấm 

Cơ quan nhà nước chủ động 

ra quyết định hoặc thực hiện 

hành vi pháp luật theo đúng 

chức năng, thẩm quyền được 

trao 

Cách thức 

thực hiện 

Nếu pháp luật không quy định thì cá nhân, tổ chức có thẩm 

quyền lựa chọn, thoả thuận (ví dụ:các bên có thể tự thoả 

thuận cách ký hợp đồng mua bán tài sản, cách thức trao tài 

sản, thời gian giao trả tiền và tài sản, địa điểm thực hiện) 

Bắt buộc tuân theo các thủ 

tục, trình tự chặt chẽ do pháp 

luật quy định 
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C. Các quan hệ lao động, công vụ nhà nước.   D. Tất cả các ý trên.   

Câu 14. Người phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm do mình gây ra có độ tuổi theo quy định của pháp luật 

là người  

A. từ đủ 14 tuổi trở lên.             B. từ đủ 16 tuổi trở lên.            C. từ 18 tuổi trở lên.           D. từ đủ 18 tuổi trở lên.  

Câu 15. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là:  

A. Công dân ở bất kỳ độ tuổi nào vi phạm pháp luật đều bị xử lý như nhau.  

B. Công dân nào vi phạm quy định của cơ quan, đơn vị, đều phải chịu trách nhiệm kỷ luật.  

C. Công dân nào vi phạm pháp luật cũng bị xử lý theo quy định của pháp luật.  

D. Công dân nào do thiếu hiểu biết về pháp luật mà vi phạm pháp luật thì không phải chịu trách nhiệm pháp lý.  

Câu 16. Người bị bệnh tâm thần có hành vi trái pháp luật có được xem là vi phạm pháp luật không ?   

A. Có.                                                                          B. Không.                        

C. Tùy từng trường hợp.                                             D. Tất cả  đều sai.  

Câu 17. Trường hợp nào sau đây thì mới được bắt, giam, giữ người: 

A. Bắt người khi đang bị tình nghi có hành vi vi phạm pháp luật.  

B. Bắt, giam, giữ người khi người này có dấu hiệu nghiện ma tuý.  

C. Bắt người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã.  

D. Bắt giam người khi người này có người thân phạm pháp luật.  

Câu 18. Trách nhiệm pháp lý là trách nhiệm của:   

A. Mọi người.      B. Chỉ những người có đủ 18 tuổi trở lên.  

C. Chủ thể vi phạm pháp luật.    D. Người có hành vi không hợp đạo đức.  

Câu 19. Hộ sản xuất – kinh doanh chủ động đăng kí khai thuế và nộp thuế là: 

A. Tuân thủ pháp luật.    B. Thi hành pháp luật.   

C. Sử dụng pháp luật.    D. Áp dụng pháp luật.   

Câu 20. Đối tượng của vi phạm hành chính là  

A. Cá nhân                                                       B. Tổ chức.                   

C. Cá nhân và tổ chức                                      D. Cơ quan hành chính   

Câu 21. Hành vi vi phạm các quy tắc, quy chế được xác lập trong một tổ chức, cơ quan, đơn vị là: 

A. Vi phạm hành chính.                                    B. Vi phạm dân sự.  

C. Vi phạm kỷ luật.                                           D. Vị phạm hình sự.  

Câu 22. Cơ sở để truy cứu trách nhiệm pháp lý là  

A. Hành vi vi phạm pháp luật.    B. Tính chất phạm tội.  

C. Mức độ gây thiệt hại của hành vi.   D. Khả năng nhận thức của chủ thể.   

Câu 23. Trách nhiệm pháp lý được chia làm mấy loại?  

A. 4.                              B. 5.                            C. 6.                           D. 7  

Câu 24. Đối với công chức nhà nước, các hình thức kỷ luật bao gồm:  

A. Bồi thường thiệt hại, khiển trách, cảnh báo, buộc xin lỗi.  

B. Khiển trách, cảnh báo, hạ lương, buộc thôi việc.  

C. Khiển trách, bồi thường thiệt hại, cảnh báo, buộc thôi việc.  

D. Phạt vi phạm, khiển trách, bồi thường thiệt hại, cảnh báo, buộc thôi việc.   

Câu 25. Đâu là nguyên nhân chính dẫn đến vi phạm pháp luật?   

A. Do ảnh hưởng ít nhiều của tàn dư chế độ cũ và ảnh hưởng của lối sống không lành mạnh.  

B. Mặt trái của nền kinh tế thị trường tác động vào một bộ phận người dân, đặc biệt là giới trẻ. 

C. Thông qua các chiêu bài diễn biến hòa bình, các thế lực thù địch vẫn trực tiếp hoặc gián tiếp tìm cách chống phá 

Nhà nước ta.  

D. Có sự yếu kém trong công tác quản lý xã hội, đôi chỗ còn buông lỏng kỉ cương ; giám sát còn mang tính hình thức.  

 

Bài 3 

CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC  PHÁP LUẬT 

I. Kiến thức cơ bản: 

Bình đẳng trước pháp luật có nghĩa là mọi công dân, nam, nữ thuộc các dân tộc, tôn giáo, thành phần, 

địa vị xã hội khác nhau đều không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và 

chịu trách nhiệm pháp lí theo quy định pháp luật . 

1. Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ  
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    Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ có nghĩa là bình đẳng về hưởng quyền và làm nghĩa vụ 

trước Nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật . Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ 

của công dân . 

­ Một là : Mọi công dân đều được hường quyền và phải thực hiện nghĩa vụ của mình . Các quyền được 

hưởng như quyền bầu cử, ứng cử, quyền sở hữu, quyền thừa kế, các quyền tự do cơ bản và các quyền 

dân sự, chính trị khác…Các nghĩa vụ phải thực hiện như nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, nghĩa vụ đóng thuế, 

­ Hai là : Quyền và nghĩa vụ của công dân không bị phân biệt bởi dân tộc, giới tính, tôn giáo, giàu, 

nghèo, thành phần, địa vị xã hội . 

2. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí 

    Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí là bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm 

về hành vi vi phạm của mính và bị xử lí theo quy định của pháp luật . 

 ­  Công dân dù ở địa vị nào, làm nghề gì khi vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm pháp lí ( 

trách nhiệm hành chính, dân sự, hình sự, kỉ luật).  

­ Khi công dân vi phạm pháp luật với tính chất và mức độ như nhau đều phải chịu trách nhiệm pháp 

lý như nhau , không phân biệt đối xử. 

3. Trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp  luật . 

- Quyền và nghĩa vụ của công dân được Nhà nước quy định trong Hiến pháp và luật. 

- Nhà nước và xã hội có trách nhiệm cùng tạo ra các điều kiện vật chất, tinh thần để bảo đảm cho công 

dân có khả năng thực hiện được quyền và nghĩa vụ phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. 

II. Bài tập:  
Câu 1 Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là:  

A. Công dân ở bất kỳ độ tuổi nào vi phạm pháp luật đều bị xử lý như nhau.  

B. Công dân nào vi phạm quy định của cơ quan, đơn vị, đều phải chịu trách nhiệm kỷ luật.  

C. Công dân nào vi phạm pháp luật cũng bị xử lý theo quy định của pháp luật.  

D. Công dân nào do thiếu hiểu biết về pháp luật mà vi phạm pháp luật thì không phải chịu trách nhiệm pháp lý.  

Câu 2. Công dân bình đẳng trước pháp luật là:  

A. Công dân có quyền và nghĩa vụ như nhau nếu cùng giới tính, dân tộc, tôn giáo.  

B. Công dân có quyền và nghĩa vụ giống nhau tùy theo địa bàn sinh sống.  

C. Công dân nào vi phạm pháp luật cũng bị xử lý theo quy định của đơn vị, tổ chức, đoàn thể mà họ tham gia.  

D. Công dân không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lý theo 

quy định của pháp luật.   

Câu 3. Trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước PL thể hiện qua việc:  

A. Quy định quyền và nghĩa vụ công dân trong Hiến pháp và Luật.  

B. Tạo ra các điều kiện bảo đảm cho công dân thực hiện quyền bình đẳng trước pháp luật.  

C. Không ngừng đổi mới và hoàn thiện hệ thống pháp luật.  

D. Tất cả các ý trên.  

Câu 4. Điền vào chỗ trống: “Công dân ...............có nghĩa là bình đẳng về hưởng quyền và làm nghĩa vụ trước Nhà 

nước và xã hội theo quy định của pháp luật. Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân.”  

A. Được hưởng quyền và nghĩa vụ.    B. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.  

C. Có quyền bình dẳng và tự do về quyền và nghĩa vụ.  D. Có quyền và nghĩa vụ ngang nhau.  

Câu 5. Công dân có quyền cơ bản nào sau đây:  

A. Quyền bầu cử, ứng cử.   B. Quyền tổ chức lật đổ.   

C. Quyền lôi kéo, xúi giục.   D. Quyền tham gia tổ chức phản động.   

Câu 6. Chủ tịch A của một xã sẽ chịu trách nhiệm gì khi ăn hối lộ làm tổn thất quyền lợi  trong cơ quan. 

A. Phạt vi phạm.                                                  B. Giáng chức.  

C. Bãi nhiệm, miễn nhiệm.                                  D. Cả B và C đúng.  

Câu 7. Văn kiện Đại hội VI Đảng cộng sản Việt Nam có viết : « ... Mọi vi phạm đều được xử lý. Bất cứ ai vi phạm 

đều bị đưa ra xét xử theo pháp luật... ». Nội dung trên đề cập đến:   

A. Công dân bình đẳng về quyền.   B. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý.  

C. Công dân bình đẳng về nghĩa vu.   D. Quy định xử lý những trường hợp vi phạm.  

Câu 8. Cơ sở nào sau đây là cơ sở pháp lý bảo đảm bình đẳng quyền và nghĩa vụ của công dân ?  

A. Hiến pháp, Luật, Bộ luật.                                           B. Nội quy của cơ quan.  

C. Điều lệ Đoàn.                                                              D. Điều lệ Đảng .  

Câu 9. Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ được hiểu là:  
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A. Mọi công dân đều được hưởng quyền như nhau theo quy định của pháp luật   

B. Mọi công dân đều phải có nghĩa vụ như nhau theo quy định của pháp luật   

C. Mọi công dân đều được bình đẳng về hưởng quyền và làm nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội theo quy định của 

Pháp luật.  

D. Mọi công dân đều có quyền và nghĩa vụ giống nhau.  

Câu 10. Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, do người ……...trách nhiệm pháp lý thực hiện.  

A. Đủ tuổi.  B. Bình thường.  C. Không có năng lực.  D. Có năng lực.  

Câu 11. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ có nghĩa là:  

A. Mọi công dân đều có quyền lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với sở thích của mình.  

B. Mọi công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử theo quy định của pháp luật   

C. Mọi công dân từ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử và đại biểu Quốc hội.  

D. Những người có cùng mức thu nhập, phải đóng thuế thu nhập như nhau.  

Câu 12. Trách nhiệm pháp lý là nghĩa vụ của các cá nhân hoặc tổ chức phải……….. hậu quả bất lợi từ hành vi vi 

phạm pháp luật của mình.  

A. Gánh chịu.                    B. Nộp phạt.                     C. Đền bù.                  D. Bị trừng phạt.  

Câu 13. Khi nói đến bình đẳng có thể hiểu là vấn đề nào được đề cập trước hết?  

A. Quyền lợi.                 B. Cách đối xử.               C. Trách nhiệm.               D. Nghĩa vụ.  

Câu 14. Bạo lực trong gia đình thể hiện điều gì trong các ý dưới đây  

A. Thiếu tình cảm.         B. Thiếu kinh tế.              C. Thiếu tập trung.       D. Thiếu bình đẳng.  

Câu 15. Điền vào chỗ trống: Bình đẳng trước pháp luật có nghĩa là mọi công dân, nam, nữ thuộc các dân tộc, tôn 

giáo, thành phần, địa vị xã hội khác nhau đều không bị ……trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách 

nhiệm pháp lí theo quy đinh của pháp luật.  

A. Hạn chế khả năng.     B. Ràng buộc bởi các quan hệ. 

C. Khống chế về năng lực.    D. Phân biệt đối xử.  

Câu 16. Bình đẳng trước pháp luật là một trong những ......… của công dân  

 A. Quyền chính đáng.     B. Quyền thiêng liêng.  

C. Quyền cơ bản.     D. Quyền hợp pháp.  

Câu 17. Điều 52 – Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992 quy định mọi công dân đều:   

A. Bình đẳng trước Nhà nước.    B. Bình đẳng trước pháp luật.  

C. Bình đẳng về quyền lợi.    D. Bình đẳng về nghĩa vụ.  

Câu 18. Quyền và nghĩa vụ công dân không bị phân biệt bởi dân tộc, giới tính, tôn giáo, giàu, nghèo, thành phần, địa 

vị xã hội, thể hiện ở  

A. Công dân bình đẳng về quyền.                          B. Công dân bình đẳng về nghĩa vụ. 

C. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý.          D. Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.  

Câu 19. Quyền và nghĩa vụ công dân được quy định trong:  

A. Chính sách kinh tế, văn hóa, chính trị.  B. Hiến pháp và Pháp luật.   

C. Các văn bản quy phạm pháp luật.   D. Các thông tư, nghị quyết.  

Câu 20. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí được hiểu là ?  

A. Công dân nào vi phạm pháp luật cũng phải chịu trách nhiệm hình sự.   

B. Công dân nào vi phạm pháp luật cũng bị xử lí theo quy định của pháp luật.   

C. Công dân nào vi phạm pháp luật cũng bị truy tố và xét xử trước tòa án.   

D. Cả ba đều đúng.  

 

Bài 4 

QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂN   

TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI  SỐNG XÃ HỘI  

I. Kiến thức cơ bản: 

1. Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình 

a) Thế nào là bình đẳng trong hôn nhân và gia đình 

   Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình được hiểu là bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ, chồng 

và giữa các thành viên trong gia đình trên cơ sở nguyên tắc dân chủ, công bằng, tôn trọng lẫn nhau, 

không phân biệt đối xử trong các mối quan hệ ở phạm vi gia đình và xã hội. 

b) Nội dung bình đẳng trong hôn nhân và gia đình 

 Bình đẳng giữa vợ và chồng 
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 ­ Trong quan hệ thân nhân: Vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc lựa chọn nơi cư 

trú; tôn trọng và giữ gìn danh dự, nhân phẩm, uy tín của nhau; tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn 

giáo của nhau; …. 

­  Trong quan hệ tài sản: Vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong sở hữu tài sản chung, thể 

hiện ở các quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt…  

 Bình đẳng giữa cha mẹ và con 

  ­ Cha mẹ có quyền và nghĩa vụ ngang nhau đối với con; cùng nhau thương yêu, nuôi dưỡng, chăm 

sóc, giáo dục, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con,… 

 ­ Cha mẹ không được phân biệt đối xử giữa các con, ngược đãi, hành hạ, xúc phạm con (kể cả con 

nuôi); không được lạm dụng sức lao động của con chưa thành niên; không xúi giục, ép buộc con làm 

những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.  

 ­ Con có bổn phận yêu quý, kính trọng, chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ. Con không được có hành vi 

ngược đãi, hành hạ, xúc phạm cha mẹ. 

Bình đẳng giữa ông bà và cháu 

   Ông bà có nghĩa vụ và quyền trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu, sống mẫu mực và nêu gương tốt 

cho các cháu; cháu có bổn phận kính trọng, chăm sóc, phụng dưỡng ông bà. 

 Bình đẳng giữa anh, chị, em 

    Anh, chị, em có bổn phận thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau; có nghĩa vụ và quyền đùm bọc, nuôi 

dưỡng nhau trong trường hợp không còn cha mẹ hoặc cha mẹ không có điều kiện trông nom, nuôi dưỡng, 

chăm sóc, giáo dục con. 

c) Trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình (bỏ) 

2. Bình đẳng trong lao động 

a) Thế nào là bình đẳng trong lao động? 

   Bình đẳng trong lao động được hiểu là bình đẳng giữa mọi công dân trong thực hiện quyền lao động 

thông qua việc tìm việc làm, bình đẳng giữa người sử dụng lao động và người lao động thông qua hợp 

đồng lao động, bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ trong từng cơ quan, doanh nghiệp và trong 

phạm vi cả nước. 

b) Nội dung cơ bản của bình đẳng trong lao động 

 Công dân bình đẳng trong thực hiện quyền lao động 

 ­ Mọi người đều có quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm và nghề nghiệp phù hợp với khả năng 

của mình, không bị phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, nguồn gốc gia đình, 

thành phần kinh tế. 

  ­ Người lao động có trình độ chuyên môn, kĩ thuật cao được Nhà nước và người sử dụng lao động ưu 

đãi, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy tài năng, làm lợi cho doanh nghiệp và cho đất nước. 

 Công dân bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động 

Việc giao kết hợp đồng lao động phải tuân theo nguyên tắc: tự do, tự nguyện, bình đẳng; không trái 

pháp luật và thoả ước lao động tập thể; giao kết trực tiếp giữa người lao động với người sử dụng lao 

động. 

 Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ 

    Lao động nam và lao động nữ được bình đẳng về quyền trong lao động, đó là: bình đẳng về cơ hội 

tiếp cận việc làm; bình đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi khi tuyển dụng; được đối xử bình đẳng tại nơi làm 

việc về việc làm, tiền công, tiền thưởng, BHXH, điều kiện lao động và các điều kiện làm việc khác.  

   Tuy nhiên, lao động nữ được quan tâm đến đặc điểm về cơ thể, sinh lí và chức năng làm mẹ trong lao 

động để có điều kiện thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ lao động. 

c) Trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trong lao động (bỏ) 

3. Bình đẳng trong kinh doanh 

a) Thế nào là bình đẳng trong kinh doanh? 
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   Bình đẳng trong kinh doanh có nghĩa là mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các quan hệ kinh tế, từ 

việc lựa chọn ngành, nghề, địa điểm kinh doanh, lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh, đến việc thực 

hiện quyền và nghĩa vụ trong quá trình sản xuất kinh doanh đều bình đẳng theo quy định của pháp luật. 

b) Nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh 

­ Mọi công dân đều có quyền tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh. 

­ Mọi doanh nghiệp đều có quyền tự chủ đăng kí kinh doanh trong nghề mà pháp luật không cấm. 

­ Mọi loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau đều được bình đẳng trong việc 

khuyến khích phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. 

­ Mọi doanh nghiệp đều bình đẳng về quyền chủ động mở rộng quy mô và ngành, nghề kinh doanh; 

chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và kí kết hợp đồng; tự do liên doanh với các cá nhân, tổ chức 

kinh tế trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; tự chủ kinh doanh để nâng cao hiệu quả và 

khả năng cạnh tranh. 

­ Mọi doanh nghiệp đều bình đẳng về nghĩa vụ, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với 

Nhà nước; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động trong doanh nghiệp; tuân thủ pháp luật 

về bảo vệ tài nguyên, môi trường, cảnh quan, di tích lịch sử. 

c) Trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng trong kinh doanh (bỏ) 

II. Bài tập:  
Câu 1. Nội dung nào sau đây thể hiện quyền bình đẳng trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình?  

A. Cùng đóng góp công sức để duy trì đời sống phù hợp với khả năng của mình.  

B. Tự do lựa chọn nghề nghiệp phù phợp với khả năng của mình.  

C. Thực hiện đúng các giao kết trong hợp đồng lao động.  

D. Đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động.  

Câu 2. Kết hôn là ? 

A. Xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật về điều kiện kết hôn và đăng kí kết hôn.   

B. Xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật về độ tuổi, năng lực trách nhiệm pháp lý và đăng ký 

kết hôn.   

C. Xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật về sự tự nguyện, không bị mất năng lực hành vi dân 

sự và đăng ký kết hôn.   

D. Xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật về độ tuổi, sự tự nguyện và đăng kí kết hôn.   

Câu 3. Độ tuổi được phép kết hôn theo quy định của pháp luật hiện hành đối với nam, nữ là  

A. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên. 

B. Nam đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.  

C. Nam đủ 20 tuổi trở lên, nữ đủ 18 tuổi trở lên.  

D. Nam từ 19 tuổi trở lên, nữ đủ 18 tuổi.  

Câu 4. Điều nào sau đây không phải là mục đích của hôn nhân:  

A. Xây dựng gia đình hạnh phúc.   B. Củng cố tình yêu lứa đôi.  

C. Tổ chức đời sống vật chất của gia đình.       D. Thực hiện đúng nghĩa vụ của công dân đối với đất nước.  

Câu 5. Bình bẳng trong quan hệ vợ chồng được thể hiện qua quan hệ nào sau đây ?  

A. Quan hệ vợ chồng và quan hệ giữa vợ chồng với họ hàng nội, ngoại.      B. Quan hệ gia đình và quan hệ xã hội.  

C. Quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản.    D. Quan hệ hôn nhân và quan hệ quyết thống.  

Câu 6. Nhận định nào sau đây sai ?  

A. Vợ chồng phải có trách nhiệm với nhau trong công việc gia đình.  

B. Chỉ có cha mẹ mới có quyền dạy dỗ con cái.   

C. Cha mẹ nuôi phải có trách nhiệm nuôi dạy con cái như con ruột.  

D. Ông bà, người thân có trách nhiệm nuôi dạy con cháu cho đến khi trưởng thành nếu mồ côi cha mẹ.  

Câu 7. Khoảng thời gian tồn tại quan hệ vợ chồng, tính từ ngày đăng kí kết hôn đến ngày chấm dứt hôn nhân là thời 

kì:  

A. Hôn nhân.              B. Hòa giải.               C. Li hôn.               D. Li thân.  

Câu 8. Nội dung nào sau đây thể hiện sự bình đẳng giữa anh chị em trong gia đình:  

A. Đùm bọc, nuôi dưỡng nhau trong trường hợp không còn cha mẹ.  

B. Không phân biệt đối xử giữa các anh chị em.  

C. Yêu quý kính trọng ông bà cha mẹ.  

D. Sống mẫu mực và noi gương tốt cho nhau.  

Câu 9. Biểu hiện của bình đẳng trong hôn nhân là:  

A. Người chồng phải giữ vai trò chính trong đóng góp về kinh tế và quyết định công việc lớn trong gia đình.  
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B. Công viêc của người vợ là nội trợ gia đình và chăm sóc con cái, quyết định các khoản chi tiêu hàng ngày của gia 

đình.  

C. Vợ, chồng cùng bàn bạc, tôn trọng ý kiến của nhau trong việc quyết định các công việc của gia đình.  

D. Tất cả các phương án trên.  

Câu 10. Bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình được hiểu là  

A. Các thành viên trong gia đình đối xử công bằng, dân chủ, tôn trọng lẫn nhau.  

B. Tập thể gia đình quan tâm đến lợi ích của từng cá nhân, từng cá nhân phải quan tâm đến lợi ích chung của gia 

đình.  

C. Các thành viên trong gia đình có quyền và nghĩa vụ chăm sóc, giúp đỡ nhau, cùng nhau chăm lo đời sống chung 

của gia đình.  

D. Tất cả các phương án trên.  

Câu 11. Vợ, chồng có quyền ngang nhau đối với tài sản chung là: 

A. Những tài sản hai người có được sau khi kết hôn.  

B. Những tài sản có trong gia đình.  

C. Những tài sản hai người có được sau khi kết hôn và tài sản riêng của vợ hoặc chồng.  

D. Tất cả phương án trên.  

Câu 12. Chị B có chồng là anh A. Bạn chị H có gửi cho chị một bì thư và 2000 USD với nội dung như sau: “Mến 

tặng vợ chồng bạn, chúc hai bạn nhanh chóng qua khỏi thời kì khó khăn này”. 2000 USD là:  

A. Tài sản chung của chị H và anh Y.                                B. Tài sản riêng của chị H hoặc tài sản riêng của anh Y.  

C. Tài sản được chia làm hai theo quy định của pháp luật.  D. Tất cả ý trên. 

Câu 13. Ý nghĩa của bình đẳng trong hôn nhân: 

A. Tạo cơ sở củng cố tình yêu, cho sự bền vững của gia đình.  

B. Phát huy truyền thống dân tộc về tình nghĩa vợ, chồng.  

C. Khắc phục tàn dư phong kiến, tư tưởng lạc hậu "trọng nam, khinh nữ".  

D. Tất cả các phương án trên.  

Câu 14. Thời gian làm việc của người cao tuổi được quy định trong luật lao động là:  

A. Không được quá 4 giờ một ngày hoặc 24 giờ một tuần.  

B. Không được quá 5 giờ một ngày hoặc 30 giờ một tuần.  

C. Không được quá 6 giờ một ngày hoặc 24 giờ một tuần.  

D. Không được quá 7 giờ một ngày hoặc 42 giờ một tuần.  

Câu 15. Nội dung nào sau đây thể hiện bình đẳng trong lao động:  

A. Cùng thực hiện đúng nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.  

B. Tự do lựa chọn các hình thức kinh doanh.  

C. Có cơ hội như nhau trong tiếp cận việc làm. 

D. Tự chủ trong kinh doanh để nâng cao hiệu quả cạnh tranh.  

Câu 16.  Theo Hiến pháp nước ta đối với công dân lao động là  

A. Nghĩa vụ.              B. Bổn phận.             C. Quyền lợi.                 D. Quyền và nghĩa vụ.  

Câu 17. Quyền bình đẳng giữa nam và nữ trong lao động thể hiện:  

A. Nam và nữ bình đẳng về tuyển dụng, sử dụng, nâng bậc lương và trả công lao động.  

B. Người sử dụng lao động ưu tiên nhận nữ vào làm việc khi cả nam và nữ đều có đủ tiêu chuẩn làm công việc mà 

doanh nghiệp đang cần.  

C. Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản, hết thời gian nghỉ thai sản, khi trở lại làm việc, lao động nữ vẫn được 

bảo đảm chỗ làm việc.  

D. Tất cả các phương án trên.  

Câu 17. Chủ thể của hợp đồng lao động là ?  

A. Người lao động và đại diện người lao động.   B. Người lao động và người sử dụng lao động.  

C. Đại diện người lao động và người sử dụng lao động.   D. Tất cả phương án trên.  

Câu 18. Nội dung cơ bản của bình đẳng trong lao động là ? 

A. Bình đẳng trong việc thực hiện quyền lao động .  B. Bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động.  

C. Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.   D. Tất cả các phương án trên.  

Câu 19. Đối với lao động nữ, người sử dụng lao động có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi người lao 

động nữ:  

A. Kết hôn                                          B. Nghỉ việc không lí do  

C. Nuôi con dưới 12 tháng tuổi          D. Có thai  

Câu 20.  Việc giao kết hợp đồng lao động phải tuân theo nguyên tắc nào ?  

A. Tự do, tự nguyện, bình đẳng.    B. Không trái với pháp luật và thỏa ước lao động tập thể.  

C. Giao kết trực tiếp giữa người lao động và người sử dụng lao động.  D. Tất cả các nguyên tắc trên.  
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Bài 5 

QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TỘC, TÔN GIÁO  

I. Kiến thức cơ bản: 

1. Bình đẳng giữa các dân tộc 

a) Thế nào là bình đẳng giữa các dân tộc? 

   Quyền bình đẳng giữa các dân tộc được hiểu là các dân tộc trong một quốc gia không phân biệt đa số 

hay thiểu số, trình độ văn hoá cao hay thấp, không phân biệt chủng tộc, màu da…đều được Nhà nước và 

pháp luật tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển. 

b) Nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc 

 Các dân tộc ở Việt Nam đều được bình đẳng về chính trị 

    Các dân tộc đều có quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội, tham gia vào bộ máy nhà nước, tham 

gia thảo luận, góp ý các vấn đề chung của đất nước. Quyền này được thực hiện theo hai hình thức dân 

chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp. 

 Các dân tộc ở Việt Nam đều bình đẳng về kinh tế 

   Trong chính sách phát triển kinh tế, không có sự phân biệt giữa các dân tộc đa số và thiểu số. Nhà 

nước luôn quan tâm đầu tư phát triển kinh tế đối với tất cả các vùng, đặc biệt ở những vùng sâu, vùng 

xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

 Các dân tộc ở Việt Nam đều bình đẳng về văn hoá, giáo dục 

   Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của mình. Những phong tục, tập quán, truyền thống 

văn hoá tốt đẹp của từng dân tộc được giữ gìn, khôi phục, phát huy. 

  Các dân tộc ở Việt Nam có quyền hưởng thụ một nền giáo dục của nước nhà. 

c) Ý nghĩa quyền bình đẳng giữa các dân tộc 

     Thựïc hiện tốt chính sách các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển là sức 

mạnh đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước. 

d) Chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về quyền bình đẳng giữa các dân tộc (đọc thêm) 

2. Bình đẳng giữa các tôn giáo 

a) Khái niệm bình đẳng giữa các tôn giáo 

    Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo được thể hiện là các tôn giáo ở Việt Nam đều có quyền hoạt động 

tôn giáo trong khuôn khổ của pháp luật; đều bình đẳng trước pháp luật; những nơi thờ tự tín ngưỡng, 

tôn giáo được pháp luật bảo hộ. 

b) Nội dung quyền bình đẳng giữa các tôn giáo 

 Các tôn giáo được Nhà nước công nhận đều bình đẳng trước pháp luật, có quyền hoạt động tôn giáo 

theo quy định của pháp luật. 

    Công dân thuộc các tôn giáo khác nhau, người có tôn giáo hoặc không có tôn giáo đều bình đẳng về 

quyền và nghĩa vụ công dân, không phân biệt đối xử vì lí do tôn giáo. 

    Đồng bào theo đạo và các chức sắc tôn giáo có trách nhiệm sống tốt đời, đẹp đạo, giáo dục cho tín 

đồ lòng yêu nước, phát huy những giá trị văn hoá đạo đức tốt đẹp của tôn giáo, thực hiện quyền, nghĩa 

vụ công dân và ý thức chấp hành pháp luật.  

 Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật được Nhà nước bảo đảm; các cơ sở tôn 

giáo hợp pháp được pháp luật bảo hộ. 

   Quyền hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của công dân trên tinh thần tôn trọng pháp luật, phát huy giá 

trị văn hoá, đạo đức tôn giáo được Nhà nước đảm bảo. 

   Các cơ sở tôn giáo như: chùa, nhà thờ, thánh đường, thánh thất, trụ sở, các cơ sở đào tạo, …được pháp 

luật bảo hộ; nghiêm cấm việc xâm phạm các tài sản đó. 

c) Ý nghĩa quyền bình đẳng giữa các tôn giáo 
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    Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo là cơ sở, tiền đề quan trọng  của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 

thúc đẩy tình đoàn kết keo sơn gắn bó nhân dân Việt Nam, tạo thành sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc 

ta trong công cuộc xây dựng đất nước. 

d) Chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về quyền bình đẳng giữa các tôn giáo (đọc thêm) 

II. Bài tập:  
Câu 1. Nguyên tắc quan trọng hàng đầu trong hợp tác giao lưu giữa các dân tộc  

A. Các bên cùng có lợi                            B. Bình đẳng  

C. Đoàn kết giữa các dân tộc                  D. Tôn trọng lợi ích của các dân tộc thiểu số  

Câu 2. Số lượng các dân tộc cùng sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam là  

A. 54                       B. 55                      C. 56                     D. 57  

Câu 3. Dân tộc được hiểu theo nghĩa  

A. Một bộ phận dân cư của 1 quốc gia              B. Một dân tộc thiểu số  

C. Một dân tộc ít người                                     D. Một cộng đồng có chung lãnh thổ  

Câu 4. Yếu tố quan trọng để phân biệt sự khác nhau giữa tín ngưỡng với mê tín dị doan là:  

A. Niềm tin.   B. Nguồn gốc.   C. Hậu quả xấu để lại.   D.Nghi lễ  

Câu 5. Hành vi nào sau đây thể hiện tín ngưỡng?  

A. Thắp hương trước lúc đi xa.                         B. Yếm bùa.  

C. Không ăn trứng trước khi đi thi.                  D. Xem bói.  

Câu 6. Khẩu hiệu nào sau đây phản ánh không đúng trách nhiệm của công dân có tín ngưỡng, tôn giáo đối với đạo 

pháp và đất nước:  

A. Buôn thần bán thánh.                       B. Tốt đời đẹp đạo.  

C. Kính chúa yêu nước.                       D. Đạo pháp dân tộc.  

Câu 7. Bình đẳng giữa các tôn giáo được hiểu là:  

A. Công dân có quyền không theo bất kì tôn giáo nào.  

B. Người đã theo tín ngưỡng, tôn giáo không có quyền bỏ mà theo tín ngưỡng, tôn giáo khác.  

C. Người theo tín ngưỡng, tôn giáo có quyền tham gia hoạt động tín ngưỡng tôn giáo đó.  

D. Tất cả các phương án trên.  

Câu 8. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc được hiểu là:  

A. Các dân tộc được nhà nước và pháp luật tôn trọng  

B. Các dân tộc được nhà nước và pháp luật bảo vệ  

C. Các dân tộc được nhà nước tôn trọng, bảo vệ và pháp luật tạo điều kiện phát triển  

D. Các dân tộc được nhà nước và pháp luật tôn trọng, bảo vệ.  

Câu 9. Tôn giáo được biểu hiện:  

A. Qua các đạo khác nhau     B. Qua các tín ngưỡng  

C. Qua các hình thức tín ngưỡng có tổ chức   D. Qua các hình thức lễ nghi  

Câu 10. Tìm câu phát biểu sai  

A. Các tôn giáo được Nhà nước công nhận đều bình đẳng trước pháp luật, có quyền hoạt động tôn giáo theo 

quy định của pháp luật.  

B. Quyền hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của công dân trên tinh thần tôn trọng pháp luật, phát huy giá trị 

văn hoá, đạo đức tôn giáo được Nhà nước bảo đảm.  

C. Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật được Nhà nước bảo đảm; các cơ sở tôn giáo 

hợp pháp được pháp luật bảo hộ.  

D. Các tôn giáo được Nhà nước công nhận, được hoạt động khi đóng thuế hàng năm. 

 

Bài 6 

CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN  

I. Kiến thức cơ bản: 

1. Các quyền tự do cơ bản của công dân 

a) Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân 

 Thế nào là …? 

   Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Toà án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, 

trừ trường hợp phạm tội quả tang. 

 Nội dung : 



TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG 

          Tổ: Sử - Địa- GDCD                                                                                    - 24 - 

    Không một ai, dù ở cương vị nào có quyền tự ý bắt và giam, giữ người vì những lí do không chính 

đáng hoặc do nghi ngờ không có căn cứ. 

   Trong một số trường hợp cần thiết phải bắt, giam, giữ người để giữ gìn trật tự, an ninh, để điều tra tội 

phạm, để ngăn chặn tội phạm thì những cán bộ nhà nước có thẩm quyền thuộc Cơ quan điều tra, Viện 

kiểm sát, Toà án và một số cơ quan khác được quyền bắt và giam, giữ người, nhưng  phải theo đúng 

trình tự và thủ tục do pháp luật quy định. 

 YÙ nghóa: (đọc thêm) 

   b) Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân 

 Thế nào là…? 

    Công dân có quyền được bảo đảm an tòan về tính mạng, sức khỏe, được bảo vệ danh dự và nhân 

phẩm; không ai được xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác. 

 Nội dung: 

   Thứ nhất:  Không ai được xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe của người khác. 

­ Không ai được đánh người; đặc biệt nghiêm cấm những hành vi hung hãn, côn đồ, đánh người gây 

thương tích, làm tổn hại cho sức khỏe của người khác. 

­ Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm đến tính mạng của người khác như giết người, đe dọa giết người, 

làm chết người. 

   Thứ hai: Không ai được xâm phạm tới danh dự và nhân phẩm của người khác. 

­ Không bịa đặt điều xấu, tung tin xấu, nói xấu, xúc phạm người khác để hạ uy tín và gây thiệt hại về 

danh dự cho người đó. 

 YÙ nghóa: (đọc thêm) 

c) Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân 

+ Thế nào là …?  

   Chỗ ở của công dân được Nhà nước và mọi người tôn trọng, không ai được tự ý vào chỗ ở của người 

khác nếu không được người đó đồng ý. Chỉ trong trường hợp được pháp luật cho phép và phải có lệnh 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới được khám xét chỗ ở của một người. Trong trường hợp này 

thì việc khám xét cũng không được tiến hành tùy tiện mà phải tuân theo đúng trình tự, thủ tục do pháp 

luật quy định. 

+ Nội dung:  

   Về nguyên tắc, không ai được tự tiện vào chỗ ở của người khác.Tuy nhiên, pháp luật cho phép khám 

xét chỗ ở của công dân trong các trường hợp sau: 

­ Trường hợp thứ nhất, khi có căn cứ để khẳng định chỗ ở, địa điểm của người nào đó có công cụ, 

phương tiện (ví dụ: gậy gộc, dao, búa, rìu, súng,…) để thực hiện tội phạm hoặc có đồ vật, tài liệu liên 

quan đến vụ án. 

­ Trường hợp thứ hai, việc khám chỗ ở, địa điểm của người nào đó được tiến hành khi cần bắt người 

đang bị truy nã hoặc người phạm tội đang lẫn tránh ở đó. 

+ Ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân (đọc thêm) 

d) Quyền được bảo đảm an tòan và bí mật thư tín, điện thọai, điện tín 

    Không ai được tự tiện bóc mở, thu giữ, tiêu hủy thư, điện tín của người khác; những người làm nhiệm 

vụ chuyển thư, điện tín phải chuyển đến tay người nhận, không được giao nhầm cho người khác, không 

được để mất thư, điện tín của nhân dân. 

Chỉ có những người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và chỉ trong những trường hợp cần thiết 

mới được tiến hành kiểm sóat thư, điện thọai, điện tín của người khác. 

Quyền được bảo đảm an tòan và bí mật thư tín, điện thọai, điện tín là điều kiện cần thiết để bảo đảm 

đời sống riêng tư của mỗi cá nhân trong xã hội. Trên cơ sở quyền này, công dân có một đời sống tinh 

thần thoải mái mà không ai được tùy tiện xâm phạm tới. 

e) Quyền tự do ngôn luận 
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Công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, kinh tế, 

văn hóa, xã hội của đất nước. 

Có nhiều hình thức và phạm vi để thực hiện quyền nay: 

­ Sử dụng quyền này tại các cuộc họp ở các cơ quan, trường học, tổ dân phố,… bằng cách trực tiếp phát 

biểu ý kiến nhằm xây dựng cơ quan, trường học, địa phương mình. 

­ Viết bài gửi đăng báo, trong đó bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình về chủ trương, chính sách và pháp 

luật của Nhà nước; về xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh; về ủng hộ cái đúng, cái tốt, 

phê phán và phản đối cái sai, cái xấu trong đời sống xã hội. 

­ Đóng góp ý kiến, kiến nghị với các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trong dịp đại 

biểu tiếp xúc với cử tri cơ sở, hoặc công dân có thể viết thư cho đại biểu Quốc hội trình bày, đề đạt 

nguyện vọng. 

2. Trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện các quyền tự do cơ bản của 

công dân 

a) Trách nhiệm của Nhà nước (đọc thêm) 

b) Trách nhiệm của công dân 

­ Phải học tập, tìm hiểu để nắm được nội dung các quyền tự do cơ bản của mình. 

­ Có trách nhiệm phê phán, đấu tranh, tố cáo những việc làm trái pháp luật, vi phạm quyền tự do cơ 

bản của công dân. 

­ Tích cực tham gia giúp đỡ các cán bộ nhà nước thi hành quyết định bắt người, khám người trong những 

trường hợp được pháp luật cho phép. 

­ Tự rèn luyện, nâng cao ý thức pháp luật để sống văn minh, tôn trọng pháp luật, tự giác tuân thủ pháp 

luật của Nhà nước, tôn trọng quyền tự do cơ bản của người khác. 

II. Bài tập:  
Câu 1. Công an bắt giam người vì nghi ngờ lấy trộm xe máy là vi phạm quyền  

A. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân  

B. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân  

C. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân  

D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân  

Câu 2. Đi xe máy vượt đèn đỏ gây thương tích cho người khác là vi phạm quyền  

A. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân  

B. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân  

C. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân  

D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân  

Câu 3. Giam giữ người quá thời hạn qui định là vi phạm quyền  

A. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân  

B. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân  

C. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân  

D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân  

Câu 4. Xúc phạm người khác trước mặt nhiều người là vi phạm quyền  

A. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân  

B. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân  

C. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân  

D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân  

Câu 5. Tự tiện khám chỗ ở của công dân là vi phạm quyền  

A. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân  

B. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân  

C. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân  

D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân  

Câu 6. Do mâu thuẫn, cãi vã to tiếng rồi chửi nhau, học sinh A nóng giận mất bình tĩnh nên đã ném bình hoa ở lớp 

vào mặt học sinh B. Học sinh B tránh được nên bình hoa trúng vào đầu học sinh C đang đứng ngoài lên tiếng bênh 

vực học sinh A.  Hành vi của học sinh A đã vi phạm quyền gì đối với học sinh B  

A. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân  

B. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân  
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C. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân  

D. Không vi phạm gì  

Câu 7. "Những người làm nhiệm vụ chuyển thư, điện tín không được giao nhầm cho người khác, không được để 

mất thư, điện tín của nhân dân." là một nội dung thuộc  

A. Bình đẳng về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín  

B. Ý nghĩa về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín  

C. Nội dung về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín  

D. Khái niệm về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện   

Câu 8. "Việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được thực hiện trong trường hợp pháp luật có qui 

định và phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền." là một nội dung thuộc  

A. Bình đẳng về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín  

B. Ý nghĩa về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín  

C. Nội dung về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín  

D. Khái niệm về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín  

Câu 9. "Công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn 

hoá, xã hội của đất nước." là một nội dung thuộc  

A. Bình đẳng về quyền tự do ngôn luận    B. Ý nghĩa về quyền tự do ngôn luận  

C. Nội dung về quyền tự do ngôn luận    D. Khái niệm về quyền tự do ngôn luận  

Câu 10. "Công dân có thể trực tiếp phát biểu ý kiến nhằm xây dựng cơ quan, trường học, địa phương mình trong các 

cuộc họp." là một nội dung thuộc  

A. Bình đẳng về quyền tự do ngôn luận    B. Ý nghĩa về quyền tự do ngôn luận  

C. Nội dung về quyền tự do ngôn luận    D. Khái niệm về quyền tự do ngôn luận  

 

 

Bài 7 

CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ 

 

I. Kiến thức cơ bản: 

1. Quyền bầu cử và quyền ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân 

a) Khái niệm quyền bầu cử và ứng cử 

   Quyền bầu cử và ứng cử là các quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực chính trị, thông qua 

đó , nhân dân thực thi hình thức dân chủ gián tiếp ở từng địa phương và trong phạm vi cả nước . 

b) Nội dung quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân 

 Người có quyền bầu cử và ứng cử vào cơ quan đại biểu của nhân dân: 

 Mọi công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng 

cử vào Quốc Hội, Hội đồng nhân dân.    

­ Những trường hợp không được thực hiện quyền bầu cử gồm: người đang bị tước quyền bầu cử theo 

bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật; người đang phải chấp hành hình phạt tù ; người 

mất năng lực hành vi dân sự;… 

 Cách thực hiện quyền bầu cử và ứng cử của công dân:  

­ Quyền bầu cử của công dân thực hiện theo các nguyên tắc: bầu cử phổ thông, bình đẳng , trực tiếp 

và bỏ phiếu kín.  

­ Quyền ứng cử của công dân được thực hiện theo hai con đường: tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử.  

c) Ý nghĩa của quyền bầu cử và ứng cử của công dân 

 ­ Là cơ sở pháp lý-chính trị quan trọng để hình thành các cơ quan quyền lực nhà nước,để nhân dân thể 

hiện ý chí và nguyện vọng của mình. 

­ Thể hiện bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước ta. 

2. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội 

a) Khái niệm về quyền tham gia quản lí đất nước và xã hội 

     Quyền tham gia quản lí đất nước và xã hội là quyền của công dân tham gia thảo luận vào các công 

việc chung của đất nước trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong phạm vi của cả nước và 
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trong địa phương; quyền kiến nghị với các cơ quan nhà nước về xây dựng bộ máy nhà nước và phát 

triển kinh tế xã hội. 

b) Nội dung cơ bản của quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội 

 Ở phạm vi cả nước: 

­ Tham gia thảo luận, góp ý kiến xây xựng các văn bản pháp luật. 

­ Thảo luận và biểu quyết các vấn đề trọng đại khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân. 

   Ở phạm vi cơ sở:  

Trực tiếp thực hiện theo cơ chế “Dân biết, dân làm , dân kiểm tra”: 

­ Những việc phải được thông báo để đân biết mà thực hiện (chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước…). 

­ Những việc dân làm và quyết định trực tiếp bằng biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín  

­ Những việc dân được thảo luận , tham gia đóng góp ý kiến trước khi chính quyền xã quyết định . 

­ Những việc nhân dân ở phường, xã giám sát , kiểm tra.  

c) Ý nghĩa của quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội 

­ Là cơ sở pháp lí quan trọng để nhân dân tham gia vào hoạt động của bộ máy Nhà nước, nhằm động 

viên và phát huy sức mạnh của toàn dân, của toàn xã hội về việc xây dựng bộ máy nhà nước vững 

mạnh và hoạt động có hiệu quả. 

3) Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân 

a) Khái niệm quyền khiếu nại, tố cáo của công dân 

Quyền khiếu nại, tố cáo là quyền dân chủ cơ bản của công dân được quy định trong hiến pháp, là công 

cụ để nhân dân thực hiện dân chủ trực tiếp trong những trường hợp cần bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của công dân, tổ chức bị hành vi trái pháp luật xâm hại . 

Quyền khiếu nại là quyền  công dân, cơ quan, tổ chức được đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 

quyền xem xét lại hành vi hành chính khi có căn cứ cho rằng hành vi đó trái pháp luật, xâm phạm quyền 

, lợi ích  của công dân . 

    Quyền tố cáo là quyền công dân được phép báo cho cơ quan , tổ chức ,cá nhân có thẩm quyền về 

hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan , tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe doạ đến lợi 

ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức  

b) Nội dung quyền khiếu nại , tố cáo của công dân. 

  Người có quyền khiếu nại , tố cáo: 

   Người khiếu nại : mọi cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại. 

   Người tố cáo : Chỉ có công dân có quyền tố cáo . 

  Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại , tố cáo 

    Người giải quyết khiếu nại: người đứng đầu cơ quan hành chính có quyết định, hành vi hành chính bị 

khiếu nại; người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan hành chính có quyết định, hành vi 

hành chính bị khiếu nại; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ trưởng , Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, 

Tổng Thanh tra Chính phủ, thủ tướng chính phủ. 

    Người giải quyết tố cáo : người đứng đầu cơ quan tổ chức có thẩm quyền quản lý người bị tố cáo, 

người đứng đầu cơ quan tổ chức cấp trên của cơ quan, tổ chức người bị tố cáo; Chánh Thanh tra các cấp, 

Tổng Thanh tra Chính phủ , Thủ tướng Chính phủ. 

   Nếu hành vi bị tố cáo có dấu hiệu tội phạm thì do các cơ quan tố tụng giải quyết. 

 Quy trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại: 

  ­ Bước 1: Người khiếu nại nộp đơn khiếu nại đến các cơ quan , tổ chức ,cá nhân có thẩm quyền giải 

quyết khiếu nại 

­ Bước 2 : Người giải quyết khiếu nại xem xét giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền và trong thời gian 

do luật quy định. 
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­ Bước 3 : Nếu người khiếu nại đồng ý với kết quả giải quyết thì quyết định của người giải quyết khiếu 

nại có hiệu lực thi hành. 

  Nếu người khiếu nại không đồng ý thì họ có quyền lựa chọn một trong hai cách: hoặc tiếp tục khiếu 

nại lên người đứng đầu cơ quan hành chính cấp trên,hoặc kiện ra Toà Hành chính thuộc Toà án nhân 

dân giải quyết . 

­ Bước 4 : Người giải quyết khiếu nại lần hai xem xét, giải quyết yêu cầu của người khiếu nại. 

    Nếu người khiếu nại vẫn không đồng ý với quyết định giải quyết lần hai thì trong thời gian do luật 

quy định , có quyền khởi kiện ra Toà hành chính thuộc Toà án nhân dân. 

 Quy trình tố cáo và giải quyết tố cáo  gồm các bước sau: 

­ Bước 1 : Người tố cáo gửi đơn tố cáo đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo 

­ Bước 2 : Người giải quyết tố cáo phải tiến hành việc xác minh và giải quyết nội dung tố cáo. 

­ Bước 3 : Nếu người tố cáo có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo không đúng pháp luật hoặc quá 

thời gian quy định mà tố cáo không được giải quyết thì người tố cáo có quyền tố cáo với cơ quan, tổ 

chức cấp trên trực tiếp của người giải quyết tố cáo. 

­ Bước 4 : Cơ quan tổ chức, cá nhân giải quyết tố cáo lần hai có trách nhiệm giải quyết trong thời gian 

luật quy định. 

c) Ý nghĩa của quyền tố cáo, khiếu nại của công dân 

   Là cơ sở pháp lí để công dân thực hiện một cách có hiệu quả quyền công dân của mình trong một xã 

hội dân chủ, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, ngăn chặn những việc làm trái pháp 

luật, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức và công dân. 

4. Trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc thực hiện các nền dân chủ của công dân (bỏ) 

II. Bài tập:  
Câu 1. "Hình thức dân chủ với những qui chế, thiết chế để nhân dân thảo luận, biểu quyết tham gia trực tiếp quyết 

định công việc của cộng đồng, của Nhà nước." là  

A. Hình thức dân chủ trực tiếp.                         B. Hình thức dân chủ gián tiếp  

C. Hình thức dân chủ tập trung.                        D. Hình thức dân chủ xã hội chủ nghĩa  

Câu 2. Anh A đề nghị thủ trưởng cơ quan xem xét lại quyết định cho thôi việc của mình. Ta nói anh A đang thực 

hiện quyền gì?  

A. Quyền tố cáo.  B. Quyền ứng cử.  C. Quyền bãi nại. D. Quyền khiếu nại  

Câu 3. “.... là quyền của công dân được báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền  biết về hành vi vi 

phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào”.  

A. Quyền khiếu nại                                            B. Quyền bầu cử  

C. Quyền tố cáo.                                                D. Quyền góp ý  

Câu 4. "Quyền bầu cử và quyền ứng cử là các quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực ......(4)......, thông 

qua đó, nhân dân thực thi hình thức ......(5)...... ở từng địa phương và trong phạm vi cả nước."  

A. Xã hội.                       B. Chính trị.                C. Kinh tế.                      D. Văn hoá  

Câu 5. "Quyền bầu cử và quyền ứng cử là các quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực ......(4)......, thông 

qua đó, nhân dân thực thi hình thức ......(5)...... ở từng địa phương và trong phạm vi cả nước."  

A. dân chủ trực tiếp.                            B. dân chủ gián tiếp  

C. dân chủ tập trung.                           D. dân chủ xã hội chủ nghĩa  

Câu 6. Ngày 22/5/2011, Việt Nam tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Công dân nào 

dưới đây đủ điều kiện được ứng cử khi có ngày sinh là  

A. 21/5/1990                B. 21/4/1991                  C. 21/5/1994.                    D. 21/5/1993  

Câu 7. Ngày 22/5/2011, Việt Nam tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Công dân nào 

dưới đây đủ điều kiện được bầu cử khi có ngày sinh là  

A. 21/5/1993                B. 21/4/1995                   C. 21/5/1994.                   D. 21/5/1996  

Câu 8. Hiến pháp 1992 qui định mọi công dân  

A. Đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và ứng cử  

B. Đủ 21 tuổi trở lên có quyền bầu cử và ứng cử  

C. Từ 18 đến 21 tuổi có quyền bầu cử và ứng cử  

D. Đủ 18 tuổi có quyền bầu cử, đủ 21 tuổi có quyền ứng cử  

Câu 9. Nhận định nào sai: Dân được hưởng quyền bầu cử và ứng cử một cách bình đẳng, không phân biệt  

A. Giới tính, dân tộc, tôn giáo.                                
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B. Tình trạng pháp lý  

C. Trình độ văn hoá, nghề nghiệp.                           

D. Thời hạn cư trú nơi thực hiện quyền bầu cử, ứng cử  

Câu 10. Nhận định nào sai: Khi xác định người không được thực hiện quyền ứng cử  

A. Người bị khởi tố dân sự  

B. Người đang chấp hành quyết định hình sự của Toà án  

C. Ngưòi đang bị xử lý hành chính về giáo dục tại địa phương  

D. Người đã chấp hành xong bản án hình sự nhưng chưa được xoá án  

Bài 8 

PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN 

I. Kiến thức cơ bản: 

1. Quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân 

a) Quyền học tập của công dân 

   Mọi công dân đều có quyền học từ thấp đến cao, có thể học bất cứ ngành,nghề nào, có thể học bằng 

nhiều hình thức và có thể học thường xuyên, học suốt đời.  

b) Quyền sáng tạo của công dân 

     Quyền của mỗi người được tự do nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra các phát 

minh, sáng chế, sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, hợp lí hóa sản xuất; quyền về sáng tác văn học, nghệ thuật, 

khám phá khoa học để tạo ra các sản phẩm, công trình khoa học về các lĩnh vực đời sống xã hội. 

    Quyền sáng tạo của công dân bao gồm quyền tác giả, quyền sở hữ u công nghiệp và hoạt động khoa 

học, công nghệ.  

c) Quyền được phát triển của công dân 

   Quyền được phát triển là quyền của công dân được sống trong môi trường xã hội và tự nhiên có lợi 

cho sự tồn tại và phát triển về thể chất, tinh thần, trí tuệ, đạo đức; có mức sống đầy đủ về vật chất; được 

học tập, nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí, tham gia các họat động văn hóa; đuợc cung cấp thông tin và chăm 

sóc sức khỏe; được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng. 

    Quyền được phát triển của công dân được biểu hiện ở hai nội dung: 

Một là, quyền của công dân được hưởng đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ để phát triển toàn diện.   

Hai là, công dân có quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng. 

 2. Ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân 

    Quyền học tập, sáng tạo và phát triển là quyền cơ bản của công dân, thể hiện bản chất tốt đẹp của 

chế độ xã hội ta, là cơ sở, điều kiện cần thiết để con người được phát triển tòan diện, trở thành những 

công dân tốt, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

 3. Trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền học tập, sáng tạo 

và phát triển của công dân 

a) Trách nhiệm của Nhà nước 

­ Ban hành chính sách, pháp luật, thực hiện đồng bộ các biện pháp cần thiết để các quyền này thực sự 

đi vào đời sống của mỗi người dân. Các quyền này của công dân và các biện pháp bảo đảm thực hiện 

của Nhà nước được quy định trong Hiến pháp, Luật Giáo dục, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Khoa học và 

Công nghệ, Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em và trong nhiều văn bản pháp luật khác của Nhà 

nước. 

­ Nhà nước thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục. 

­ Nhà nước khuyến khích, phát huy sự tìm tòi, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học. 

­ Nhà nước bảo đảm những điều kiện để phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. 

b) Trách nhiệm của công dân 

­ Có ý thức học tập tốt để trở thành người có ích trong cuộc sống. 
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­ Có ý chí vươn lên, luôn chịu khó tìm tòi và phát huy tính sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, 

lao động sản xuất để tạo ra nhiều sản phẩm vật chất và tinh thần cần thiết cho xã hội. 

II. Bài tập:  
Câu 1. Quyền đưa ra phát minh, sáng chế, sáng kiến cải tiến kỹ thuật là thuộc quyền nào dưới đây của công dân ? 

A. Quyền sáng tạo. B. Quyền được phát triển. C. Quyền học tập. D. Quyền lao động. 

Câu 2. Một trong những nội dung của quyền được phát triển của công dân là công dân 

A. có quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tai năng. B. được học ở các trường đại học. 

C. được học ở nơi nào mình thích.     D. được học môn học nào mình thích. 

Câu 3. Quyền học tập của công dân không bao gồm nội dung nào dưới đây ? 

A. Quyền học không hạn chế.   B. Quyền được học ở bất cứ trường đại học nào theo sở thích. 

C. Quyền được học thường xuyên, học suốt đời. D. Quyền được đối xử bình đẳng về cơ hộ học tập. 

Câu 4. Đoạt giải quốc gia trong kỳ thi học sinh giỏi, D được tuyển thẳng vào Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 

Minh. D đã được hưởng quyền nào dưới đây của công dân ? 

A. Quyền học suốt đời.     B. Quyền ưu tiên trong tuyển sinh. 

C. Quyền được phát triển của công dân.   D. Quyền ưu tiên lựa chọn nơi học tập. 

Câu 5. Quyền học tập của công dân không bao gồm nội dung nào dưới đây ? 

A. Quyền học bất cứ nghành nghề nào mình thich.  B. Quyền học thường xuyên, học suốt đời. 

C. Quyền học không hạn chế.  D. Học ngành, nghề phù hợp với khả năng và điều kiện của mình. 

Câu 6. Quyền sáng tạo của công dân không bao gồm nội dung nào dưới đây ? 

A. Tự do nghiên cứu khoa học.    B. Kiến nghị với các cơ quan, trường học. 

C. Đưa ra phát minh, sáng chế.    D. Sáng tác văn học, nghệ thuật. 

Câu 7. Là học sinh giỏi, H được vào học ở trường Chuyên của tỉnh. H đã được hưởng quyền nào dưới đây của công 

dân ? 

A. Quyền học không hạn chế.    B. Quyền ưu tiên trong tuyển sinh. 

C. Quyền được phát triển của công dân.   D. Quyền ưu tiên trong lựa chọn nơi học tập. 

Câu 8. Công dân có quyền học ở các cấp / bậc học, từ Tiểu học đến Đại học và Sau Đại học theo quy định của pháp 

luật là thể hiện 

A. quyền học không hạn chế.     B. quyền học thường xuyên. 

C. quyền học ở nhiều bậc học.     D. quyền học theo sở thích. 

Câu 9. Quyền học của công dân không bị phân biệt đối xử về dân tộc, tôn giáo, nguồn gốc của gia đình thể hiện 

quyền nào dưới đây của công dân ? 

A. Bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.   B. Bình đẳng về cơ hội học tập. 

C. Bình đẳng về thời gian học tập .   D. Bình đẳng về hoàn cảnh gia đình. 

Câu 10. Quyền học không hạn chế của công dân là công nhận công dân có quyền 

A. học ở mọi bậc học thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển. 

B. học ở bất cứ trường nào mà không cần thi tuyển hoặc xét tuyển. 

C. học ở mọi lúc, mọi nơi . 

D. học ở bất cứ ngành, nghề nào theo sở thích mà không cần điều kiện gì. 

Câu 11. Sau mấy năm làm công nhân, anh Đ vào học hệ Đại học tại chức. Anh Đ đã thực hiện quyền nào dưới đây 

của công dân ? 

A. Quyền học tập và lao động.    B. Quyền học không hạn chế. 

C. Quyền học thường xuyên.    D. Quyền tự do học tập. 

Câu 12. Nội dung nào dưới đây không phải là trách nhiệm của Nhà nước trong việc đảm bảo quyền học tập của công 

dân ? 

A. Miễn giảm học phí cho học sinh thuộc diện chính sách. 

B. Ưu tiên chọn trường đại học cho tất cả mọi người. 

C. Cấp học bổng cho học sinh giỏi. 

D. Giúp đỡ học sinh vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn. 

Câu 13. Quy chế tuyển sinh đại học quy định những học sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và 

quốc tế được ưu tiên tuyển thẳng vào các trường đại học là thể hiện quyền nào dưới đây của công dân ? 

A. Quyền được khuyến khích.    B. Quyền học tập. 

C. Quyền được phát triển.    D. Quyền được ưu tiên. 

Câu 14. Sau một năm nghiên cứu, anh B là kỹ sư nhà máy đã cải tiến máy móc, rút ngắn quy trình sản xuất, nâng 

cao năng suất lao động. Anh B đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân ? 

A. Quyền lao động sáng tạo.    B. Quyền được phát triển. 

C. Quyền sáng tạo.     D. Quyền cải tiến máy móc. 

Câu 15. Công dân có quyền sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học là nội dung quyền nào dưới đây 

của công dân ? 
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A. Quyền sáng tạo. B. Quyền tác giả. C. Quyền được phát triển. D. Quyền tự do cá nhân. 

 

 

 Bài 9 

PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC 

I. Kiến thức cơ bản: 

1. Vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước (đọc thêm) 

2. Một số nội dung cơ bản của phát luật trong sự phát triển bền vững của đất nước 

a) Một số nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển kinh tế 

 Quyền tự do kinh doanh của công dân 

Quyền tự do kinh doanh được qui định trong Hiến pháp và các luật về kinh doanh. 

Tự do kinh doanh có nghĩa là mọi công dân khi có đủ điều kiện do pháp luật quy định đều có quyền 

tiến hành họat động kinh doanh sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận đăng kí kinh 

doanh. 

 Nghĩa vụ của công dân khi thực hiện các họat động kinh doanh 

­ Kinh doanh đúng ngành, nghề ghi trong giấy phép kinh doanh và những ngành, nghề mà pháp luật 

không cấm; 

­ Nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật; 

­ Bảo vệ môi trường; 

­ Tuân thủ các quy định về quốc phòng, an ninh, trật tự, an tòan xã hội v.v… 

b) Một số nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển về văn hóa (đọc thêm) 

c) Một số nội dung cơ bản của pháp luật trong phát triển các lĩnh vực xã hội 

PL khuyến khích các cơ sở kinh doanh tạo ra nhiều việc làm mới. 

PL quy định, Nhà nước sử dụng các biện pháp kinh tế-tài chính để thực hiện xóa đói, giảm nghèo. 

Luật Hôn nhân và gia đình và Pháp lệnh Dân số đã quy định công dân có nghĩa vụ thực hiện kế họach 

hóa gia đình; xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững;… 

Luật Bảo vệ, Chăm sóc sứa khỏe nhân dân quy định các biện pháp giảm tỉ lệ mắc bệnh, nâng cao thể 

lực, tăng tuổi thọ và bảo đảm phát triển giống nòi. 

Luật Phòng, chống ma túy, Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm quy định về phòng, chống tội phạm, ngăn 

chặn và bài trừ các tệ nạn xã hội, nhất là nạn mại dâm, ma túy; ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch HIV/AIDS,…  

d) Một số nội dung cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường 

Để bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, Nhà nước đã ban hành một hệ thống các văn bản 

như: Luật bảo vệ môi trường, Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật Thủy sản, Luật Dầu khí, Luật 

Khóang sản, Luật Tài nguyên nước...  

e) Một số nội dung cơ bản của pháp luật về quốc phòng, an ninh 

Để tăng cường quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia, Nhà nước ban hành hệ thống các văn bản pháp 

luật: Luật Quốc phòng, Luật An ninh quốc gia, Luật Công an nhân dân, Luật Nghĩa vụ quân sự,…  

Pháp luật quy định củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ của tòan dân mà nòng cốt 

là Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. 

II. Bài tập:  
Câu 1. Một trong những nội dung về quyền tự do kinh doanh của công dân là, công dân có quyền kinh doanh 

A. trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm. B. bất cứ ngành nghề nào theo sở thích. 

C. ở bất cứ địa điểm nào.    D. vào bất cứ thời gian nào trong ngày. 

Câu 2. Theo Luật Doanh nghiệp, trường hợp nào dưới đây không được thành lập và quản lý doanh nghiệp ? 

A. Cán bộ, công chức Nhà nước.   B. Người đang không có việc làm. 

C. Nhân viên doanh nghiệp tư nhân.   D. Sinh viên. 

Câu 3. Một trong những nội dung về quyền tự do kinh doanh của công dân là : 

A. Công dân có đủ điều kiện do pháp luật quy định đều có hoạt động kinh doanh. 

B. Công dân được tự do kinh doanh bất cứ mặt hàng nào. 
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C. Công dân được kinh doanh ở bất cứ nơi nào. 

D. Mọi công dân đều có quyền thành lập doanh nghiệp. 

Câu 4. Trong những nghĩa vụ dưới đây của người kinh doanh, nghĩa vụ nào là quan trọng nhất ? 

A. Nộp thuế đầy đủ.     B. Bảo vệ môi trường. 

C. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.   D. Bảo vệ tài nguyên. 

Câu 5. Một trong các nghĩa vụ của người kinh doanh là 

A. bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.  B. giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. 

C. đảm bảo tăng trưởng kinh tế đất nước.  D. phòng, chống buôn bán ma túy. 

Câu 6. Ở nước ta hiện nay, chủ thể nào dưới đây có quyền thành lập doanh nghiệp ? 

A. Ngưởi chưa thành niên.  B. Tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 

C. Người bị mất năng lực hành vi dân sự.  D. Người đang chấp hành hình phạt tù. 

Câu 7. Theo quy định của pháp luật, người kinh doanh không phải thực hiện nghĩa vụ nào dưới đây ? 

A. Nộp thuế đầy đủ.     B. Công khai thu nhập trên báo chí. 

C. Bảo vệ môi trường.     D. Tuân thủ các quy định về quốc phòng, an nình. 

Câu 8. Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp, căn cứ vào nội dung nào dưới đây ? 

A. Uy tín nguời đứng đầu doanh nghiệp.   B. Ngành, nghề, lĩnh vực và địa bàn kinh doanh. 

C. Khả năng kinh doanh của doanh nghiệp.  D. Chủ trương kinh doanh của doanh nghiệp. 

Câu 9. Pháp luật phòng, chống tệ nạn xã hội quy định về 

A. ngăn chặn và bài trừ tệ nạn xã hội.   B. phòng, chống thiên tai. 

C. thúc đẩy phát triển dân số.    D. phòng, chống nạn thất nghiệp. 

Câu 10. Để phòng, chống tệ nạn xã hội, pháp luật quy định về ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã hội, trong đó có 

A. bài trừ nạn ma túy, mại dâm.    B. bài trừ nạn hút thuốc lá. 

C. cấm uống rượu.     D. hạn chế chơi game. 

Câu 11. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của 

A. mọi tổ chức, cá nhân.    B. riêng cán bộ kiểm lâm. 

C. riêng cán bộ, công chức nhà nước.   D. mọi người quan tâm. 

Câu 12. Công dân nam đủ bao nhiêu tuổi trở lên phải đăng ký nghĩa vụ quân sự ? 

A. Đủ 17 tuổi.       B. Đủ 18 tuổi.  C. Đủ 19 tuổi.       D. Đủ 20 tuổi. 

Câu 13. Công dân được đào tạo trình độ cao dẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ 

đến hết bao nhiêu tuổi ? 

A. 25 tuổi.        B. 27 tuổi.  C. 28 tuổi.        D. 30 tuổi. 

Câu 14. Anh Kh. có ý định mở cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật. Anh Kh. cần có hoặc không cần có điều kiện 

nào dưới đây để có thể đăng ký mở cửa hàng ? 

A. Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Y.   B. Không cần bằng cấp nào nữa. 

C. Cần có bằng tốt nghiệp trung cấp nông nghiệp. D. Cần có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức bất kỳ. 

Câu 15. Đ bị Công an bắt vì hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Hành vi của Đ đã vi phạm PL nào dưới đây ? 

A. Phòng, chống tội phạm.    B. Kinh doanh trái phép. 

C. Phòng, chống ma túy.    D. Tàng trữ ma túy. 

Câu 16. C bị Công an bắt vì hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Hành vi của C đã vi phạm pháp 

luật nào dưới đây ? 

A. Phòng, chống tội phạm.    B. Kinh doanh trái phép. 

C. Phòng, chống ma túy.    D. Tàng trữ ma túy. 

Câu 17. Công ty A kinh doanh có hiệu quả, nhưng thường xuyên kê khai thuế không đúng với số liệu trên thực tế. 

Công ty A đã vi phạm 

A. trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh.   B. quan tâm của người kinh doanh. 

C. nghĩa vụ của người kinh doanh.    D. nghĩa vụ của công dân. 

Câu 18. Công ty A ở tỉnh Cao Bằng và Công ty B ở tỉnh Hải Dương cùng sản xuất vở học sinh, nhưng Công ty A 

chỉ đóng thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thấp hơn Công ty B. Căn cứ vào yếu tố nào dưới đây mà hai công ty 

lại có hai mức thuế khác nhau ? 

A. Lợi nhuận thu được.     B. Quan hệ quen biết. 

C. Địa bàn kinh doanh.     D. Khả năng kinh doanh. 

Câu 19. Sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, L xin mở cửa hàng bán thuốc tân dược, nhưng bị cơ quan đăng ký 

doanh nghiệp từ chối. Theo em, trong các lý do dưới đây, lý do từ chối nào của cơ quan đăng ký kinh doanh là đúng 

pháp luật ? 

A. L mới học xong Trung học phổ thông.  B. L chưa quen kinh doanh thuốc tân dược. 

C. L chưa có chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc tân dược.  D. L chưa nộp thuế. 

Câu 20. Ông N đốt rừng làm nương rẫy dẫn đến làm cháy gần một héc-ta rừng đặc dụng khu di tích lịch sử văn hóa. 

Hành vi của ông N là trái pháp luật về 
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A. bảo vệ di tích lịch sử văn hóa.   B. bảo vệ cảnh quan thiên nhiên. 

C. bảo vệ và phát triển rừng.    D. bảo vệ nguồn lợi rừng. 

Câu 21. Sau khi nhận bằng tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội, anh M có ý định mở Văn phòng Luật sư. Anh 

M cần có điều kiện nào dưới đây để có thể đăng ký mở Văn phòng Luật sư ? 

A. Bằng thạc sỹ Luật.     B. Không cần bằng cấp nào nữa. 

C. Chứng chỉ hành nghề luật sư.    D. Giấy chứng nhận kinh nghiệm làm luật sư. 

Câu 22. Mấy bạn học sinh lớp 12 trao đổi với nhau về học sinh đang học lớp 12 có phải đăng ký nghĩa vụ quận sự 

hay không. Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây ? 

A. Học sinh lớp 12 không phải đăng ký.   B. Học sinh, sinh viên không phải đăng ký. 

C. Công dân nam đủ 17 tuổi trở lên phải đăng ký. D. Công dân nam đủ 18 tuổi trở lên phải đăng ký. 

Câu 23. Nội dung nào dưới đây là một trong các nghĩa vụ của người kinh doanh ? 

A. Bảo vệ môi trường.     B. Giữ gìn trật tự khu dân cư. 

C. Đảm bảo an ninh xã hội.    D. Phòng chống buôn bán ma túy. 

Câu 24. Cơ sở sản xuất nước mắm T sản xuất nước chai có dán nhãn “Nước mắm cá cơm”, nhưng thành phần không 

có một chút nào từ cá mà được sản xuất haonf hoàn bằng nước, muối và hóa chất mua ở chợ. Hành vi này đã xâm 

phạm tới 

A. quy trình sản xuất kinh doanh.   B. công thức sản xuất nước mắm. 

C. pháp luật bảo vệ quyền lọi người tiêu dùng.  D. pháp luật về cạnh tranh. 

Câu 25. Sau sự cố gây ô nhiễm môi trường, công ty F đã đền bù cho những người bị thiệt hại và lắp đặt hệ thống xử 

lý chất thải theo công nghệ tiên tiến. Việc làm này của công ty F là 

A. phòng chống sự cố môi trường.   B. ứng phó sự cố môi trường. 

C. khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường  D. đánh giá thiệt hại môi trường. 
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